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Tóm tắt

Giả sử (R,m) là vành giao hoán địa phương Noether, M là R-môđun hữu

hạn sinh, A là một R-môđun Artin. Môđun A được gọi là thỏa mãn tính chất

(∗) nếu

AnnR(0 :A p) = p với mọi i®ªan nguyên tố p ⊇ AnnRA.

Luận án nghiên cứu tính chất (∗) cho các môđun đối đồng điều địa phương

H i
m(M) trong mối liên hệ với tính catenary, tính catenary phổ dụng và tính

không trộn lẫn của vành cơ sở. Đồng thời luận án cũng đề cập đến một số vấn

đề về chiều của môđun Artin, công thức bội liên kết, tính chất dịch chuyển

địa phương, tập iđêan nguyên tố gắn kết cho các môđun đối đồng điều địa

phương. Luận án bao gồm 4 chương.

Trong Chương 1, chúng tôi nhắc lại một số kiến thức cơ sở về môđun đối

đồng điều địa phương, tính catenary của vành, chiều, tập iđêan nguyên tố

gắn kết và tính chất (∗) của môđun Artin. Một đặc trưng mới về tính chất

(∗) của môđun Artin thông qua hệ tham số được trình bày trong tiết cuối của

chương.

Trong Chương 2, chúng tôi đặc trưng tính chất (∗) cho H i
m(M) qua tập

giả giá thứ i của M ; nghiên cứu tính chất (∗) của môđun đối đồng điều

địa phương H i
m(M) trong mối liên hệ với tính catenary phổ dụng của vành

R/AnnRM và tính không trộn lẫn của các vành R/p với p ∈ Supp(M).

Trong Chương 3, chúng tôi nghiên cứu tính chất (∗) của môđun Artin tựa

không trộn lẫn, đặc biệt là tính chất (∗) của môđun đối đồng điều địa phương

tựa không trộn lẫn trong mối liên hệ với tính catenary của vành cơ sở và

chiều của môđun Artin.

Trong Chương 4, chúng tôi đưa ra một số ứng dụng của tính chất (∗) của
môđun đối đồng điều địa phương: đưa ra công thức bội liên kết của H i

m(M)

với điều kiện H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗); nghiên cứu tính chất dịch

chuyển địa phương; nghiên cứu tập iđêan nguyên tố gắn kết của môđun đối

đồng điều địa phương H i
m(M) liên hệ với tập giá và các tập giả giá của M .



Abstract

Let (R,m) be a commutative Noetherian local ring and let M be a finitely

generated R-module. An Artinian R-module A is said to satisfy the property

(∗) if

AnnR(0 :A p) = p for every prime ideal p ⊇ AnnRA.

In this thesis, we study the property (∗) of the local cohomology modules

H i
m(M) concerning catenarity, universal catenarity, and unmixedness of the

base ring. We also deal with the dimension, the associativity formulae,

the shifted localization principle, and the set of attached primes of local

cohomology modules. The thesis is divided into four chapters.

In Chapter 1 we recall some basic knowledge on local cohomology

modules, catenarity of rings, attached primes, and the property (∗) of Artinian
modules. A new characterization of the property (∗) of Artinian modules in

terms of systems of parameters is proved in the last section of this chapter.

In Chapter 2 we characterize the property (∗) of H i
m(M) via ith pseudo-

support of M . We study the property (∗) for H i
m(M) in connection with

universal catenarity of the ring R/AnnRM and unmixedness of the rings

R/p for p ∈ Supp(M).

In Chapter 3 we study the property (∗) for quasi unmixed Artinian modules.

In particular, we study the property (∗) for quasi-unmixed local cohomology

modules concerning catenarity of the base ring, and the dimension of these

modules.

In Chapter 4 we give some applications of the property (∗) of local coho-
mology modules: give the associativity formulae for multiplicity of H i

m(M)

in caseH i
m(M) satisfies the property (∗); study the shifted localization princi-

ple and the set of attached primes ofH i
m(M) concerning support and pseudo-

supports of M .



Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả

viết chung với tác giả khác đã được sự nhất trí của đồng tác giả khi đưa vào

luận án. Các kết quả của luận án là mới và chưa từng được ai công bố trong

bất kì công trình nào khác.

Tác giả

Trần Nguyên An



Lời cảm ơn

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy tôi GS. TSKH. Nguyễn Tự Cường. Thầy

đã chỉ dạy cho tôi từ những bài học đầu tiên của Đại số giao hoán đến những

chủ đề trong nghiên cứu. Thầy đã tận tình hướng dẫn tôi từ khi tôi làm luận

văn thạc sĩ và giờ đây là luận án tiến sĩ. Phương pháp đọc sách, cách phát

hiện và giải quyết vấn đề, những ý tưởng trong toán học mà thầy hướng dẫn

đã giúp tôi hoàn thành luận án này và trưởng thành hơn trong nghiên cứu.

Thầy luôn tạo điều kiện cho tôi có dịp giao lưu quốc tế để tôi thêm tự tin.

Như một người cha, thầy luôn uốn nắn tôi để tôi hoàn thiện hơn, giúp đỡ tôi

cả về vật chất và tinh thần.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới cô tôi PGS. TS. Lê Thị Thanh Nhàn. Cô

là người thầy đầu tiên đã đưa tôi đến với toán hiện đại, đến với Đại số giao

hoán. Cô luôn tận tình, tỉ mỉ hướng đẫn tôi từ khi tôi làm đề tài nghiên cứu

khoa học sinh viên, luận văn đại học và đặc biệt là luận án tiến sĩ. Không

chỉ truyền cho tôi sự say mê trong giảng dạy và nghiên cứu, cô luôn quan

tâm, động viên, giúp đỡ tôi trong công việc, trong cuộc sống. Sự tận tâm với

nghề, với học trò của cô sẽ là cái đích cho tôi học hỏi, noi theo.

Luận án được hoàn thành dưới sự hướng dẫn tận tình của hai người thầy

GS. TSKH. Nguyễn Tự Cường và PGS. TS. Lê Thị Thanh Nhàn. Một lần nữa

tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến hai người thầy của tôi và sẽ phấn đấu hơn

nữa để xứng đáng với công lao của thầy, cô, xứng đáng với niềm tin của thầy,

cô đã dành cho tôi.



Tôi xin chân trọng cảm ơn GS. TSKH. Lê Tuấn Hoa và TS. Fred Rohrer

đã đọc và góp những ý kiến quý báu cho luận án.

Tôi xin trân trọng cảm ơn Viện Toán học, các phòng chức năng, Trung

tâm Đào tạo sau đại học của Viện Toán học đã cho tôi một môi trường học

tập, nghiên cứu lý tưởng để tôi có thể hoàn thành luận án này.

Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Sư phạm Đại học Thái

Nguyên đã cho tôi cơ hội được đi học tập và nghiên cứu. Tôi xin cảm ơn Ban

chủ nhiệm khoa Toán và tổ Đại số đã tạo điều kiện thu xếp công việc thuận

lợi cho tôi trong suốt thời gian tôi làm nghiên cứu sinh.

Tôi xin cảm ơn những đồng nghiệp, các anh, chị, em đã và đang học tập

và nghiên cứu tại phòng Đại số và phòng Lý thuyết số của Viện Toán học về

những trao đổi, hỗ trợ và chia sẻ trong khoa học cũng như trong cuộc sống.

Cuối cùng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người thân trong

gia đình của mình - những người đã động viên, chia sẻ mọi khó khăn cùng

tôi suốt những năm tháng qua để tôi có thể hoàn thành luận án này.
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2

Mở đầu

Lý thuyết môđun đối đồng điều địa phương được A. Grothendieck đưa ra

lần đầu tiên trong [18] và nhanh chóng trở thành công cụ hữu hiệu của Đại

số giao hoán, Hình học đại số. Do đó lý thuyết này đã thu hút sự quan tâm

nghiên cứu của nhiều nhà toán học (xem các công trình [5], [6], [18], [20],

[29], [30], [32], [36], [48], [55], [56]). Môđun đối đồng điều địa phương cho

ta nhiều thông tin về môđun ban đầu cũng như về vành cơ sở. Giả sử (R,m)

là vành giao hoán địa phương Noether và M là R-môđun hữu hạn sinh, có

chiều Krull dimM = d. Cho I là một iđêan của R. Khi đó, Định lý triệt

tiêu và không triệt tiêu của A. Grothendieck (xem [6, Định lý 6.1.2, Định lý

6.1.4]) nói rằng chiều của M là số i lớn nhất mà môđun đối đồng điều địa

phương H i
m(M) không triệt tiêu, còn độ sâu của M trong iđêan I là số i bé

nhất sao cho H i
I(M) không triệt tiêu. Tính hữu hạn sinh và tính Artin của

các môđun đối đồng điều địa phương cũng liên hệ chặt chẽ với các bất biến

củaM và R. Cụ thể G. Faltings đã đưa ra công thức tính chỉ số đầu tiên mà

môđun đối đồng điều địa phương H i
I(M) không hữu hạn sinh thông qua độ

sâu của môđun Mp và độ cao của iđêan I + p/p, với p là iđêan nguyên tố

trong Supp(M) ([55], [56]); năm 2001, R. Lü và Z. Tang đã chỉ ra rằng độ

sâu lọc của M trong iđêan I (tức là cận trên của các độ dài của các dãy lọc

chính quy của M trong I) là chỉ số i bé nhất mà môđun đối đồng điều địa

phương H i
I(M) không Artin ([28]).

Đặc biệt, gần đây các tác giả N. T. Cường, N. T. Dung và L. T. Nhàn [13]
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đã chỉ ra mối liên hệ giữa tính chất (∗) của môđun đối đồng điều địa phương

cấp cao nhất với giá là iđêan cực đại và tính catenary của vành cơ sở. Tính

chất (∗) được giới thiệu lần đầu tiên bởi N. T. Cường và L. T. Nhàn trong

[12] nhằm nghiên cứu chiều của môđun Artin. Tính chất này ngày càng được

quan tâm trong việc nghiên cứu môđun Artin, môđun hữu hạn sinh và cấu

trúc của vành cơ sở (xem [12], [59], [60], [26], [27]). Trước hết, nhắc lại

rằng một môđun Artin A được gọi là thỏa mãn tính chất (∗) nếu

AnnR(0 :A p) = p với mỗi i®ªan nguyên tố p ⊇ AnnRA.

Khi đó mối liên hệ giữa tính chất (∗) của môđun đối đồng điều và tính

catenary của vành trong [13] được phát biểu như sau: môđun đối đồng điều

địa phương cấp cao nhất Hd
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) khi và chỉ khi vành

R/AnnRH
d
m(M) là catenary.

Mục đích chính của luận án là nghiên cứu tính chất (∗) cho các môđun đối

đồng điều địa phương cấp i bất kỳ, ứng với giá là iđêan cực đại trong mối

liên hệ với tính catenary, tính catenary phổ dụng và tính không trộn lẫn của

vành cơ sở. Đồng thời luận án đưa ra ứng dụng của tính chất (∗) trong việc

nghiên cứu về chiều của môđun Artin, công thức bội liên kết, tính chất dịch

chuyển địa phương, tập iđêan nguyên tố gắn kết cho các môđun đối đồng

điều địa phương.

Luận án được chia làm 4 chương. Chương 1 nhắc lại một số kiến thức cơ

sở như môđun đối đồng điều địa phương, tính catenary của vành, chiều, tập

iđêan nguyên tố gắn kết và tính chất (∗) của môđun Artin. Một đặc trưng

mới về tính chất (∗) của môđun Artin thông qua hệ tham số được trình bày

trong phần cuối của chương. Chương 2, 3, 4 trình bày các kết quả thu được

của luận án, viết dựa trên các bài báo [39], [40] và [1].

Trong suốt luận án, chúng tôi luôn giả thiết (R,m) là vành giao hoán địa

phương Noether, M là một R-môđun hữu hạn sinh chiều Krull, dimM = d
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và A là một R-môđun Artin.

Trong Chương 2, chúng tôi trình bày những nghiên cứu về tính chất (∗) của
các môđun đối đồng điều địa phương cấp tùy ý, mối quan hệ giữa tính chất

(∗) của các môđun đối đồng điều địa phương với tập giả giá, tính catenary

phổ dụng của vành R/AnnRM và tính không trộn lẫn của các vành R/p

với p ∈ Supp(M). Nhắc lại, theo M. Brodmann và R.Y. Sharp [7], tập

Psuppi
R(M) = {p ∈ SpecR : H

i−dim R/p
pRp

(Mp) 6= 0}

được gọi là tập giả giá thứ i của M và

psdi
R(M) = sup{dimR/p : p ∈ Psuppi

R(M)}

được gọi là giả chiều thứ i củaM . Khi đó, kết quả chính đầu tiên của chương

chỉ ra một đặc trưng để môđun đối đồng điều địa phương H i
m(M) thỏa mãn

tính chất (∗) thông qua tập giả giá thứ i của M . Chú ý, ký hiệu N-dim để

chỉ chiều Noether của môđun giới thiệu bởi R. N. Roberts [46].

Định lý 2.1.2. Giả sử i ≥ 0 là một số nguyên. Khi đó các điều kiện sau là

tương tương:

(i) H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗);

(ii) V
(

AnnR(H i
m(M))

)
= Psuppi

RM .

Hơn nữa, nếu (i) và (ii) thỏa mãn thì

psdi
RM = psdi

R̂
M̂ = N-dimR(H i

m(M)) = dimR/AnnRH
i
m(M),

{p ∈ Psuppi
RM : dim(R/p) = psdi

RM}

= {p̂ ∩R : p̂ ∈ Psuppi
R̂
M̂, dim(R̂/p̂) = psdi

R̂
M̂}.

Một ứng dụng của Định lý 2.1.2 chỉ ra rằng nếu vành R/AnnRM là

catenary phổ dụng và các thớ hình thức là Cohen-Macaulay thì H i
m(M) thỏa
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mãn tính chất (∗) với mọi i 6 d (Hệ quả 2.1.3). Từ đó, ta đặt ra câu hỏi:

môđun M và vành cơ sở R có những tính chất gì khi các môđun đối đồng

điều địa phương H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) với mọi i? Định lý sau trả

lời một phần cho câu hỏi đó.

Định lý 2.2.1. Giả sử H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) với mọi i < d. Khi đó

R/p là không trộn lẫn với mọi p ∈ AssM và vành R/AnnRM là catenary

phổ dụng.

Năm 1980, M. Nagata (xem [38]) đã đưa ra câu hỏi: Giả sử (R,m) là miền

nguyên địa phương Noether không trộn lẫn. Gọi p ∈ Spec(R). Liệu rằng

R/p không trộn lẫn? Năm 1983, Brodmann và Rotthaus [4] đã xây dựng một

phản ví dụ cho câu hỏi của M. Nagata. Kết quả sau đưa ra một tiêu chuẩn

của tính không trộn lẫn cho vành R/p với p ∈ SuppM và dimR/p ≥ d−1.

Định lý 2.2.4. Giả sử M không trộn lẫn và H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗)

với mọi i < d. Khi đó R/p không trộn lẫn với mọi p ∈ SuppM thỏa mãn

dim(R/p) ≥ dư 1.

Nhắc lại trong [13], N. T. Cường, N. T. Dung và L. T. Nhàn đã đưa ra mối

liên hệ giữa tính chất (∗) của một loại môđun Artin đặc biệt - môđun đối

đồng điều địa phương cấp cao nhất Hd
m(M)-và tính catenary của vành địa

phương R/AnnRH
d
m(M). Phát triển kết quả trên chúng tôi nghiên cứu lớp

môđun Artin rộng hơn, các môđun Artin tựa không trộn lẫn. Môđun Artin A

được gọi là tựa không trộn lẫn nếu dim(R̂/p̂) = dim(R̂/AnnR̂A) với mọi

p̂ ∈ min AttR̂A. Kết quả đầu tiên của Chương 3 chỉ ra mối liên hệ giữa tính

catenary của vành, tính chất (∗) và chiều của môđun Artin tựa không trộn

lẫn.

Định lý 3.1.5. Giả sử A là tựa không trộn lẫn. Nếu A thỏa mãn tính chất (∗)
thì vành R/AnnRA là catenary và dim(R/AnnRA) = dim(R̂/AnnR̂A).

Chúng tôi đã xây dựng những ví dụ trong chương này chứng tỏ giả thiết
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tựa không trộn lẫn trong Định lý 3.1.5 không thể bỏ đi được (Ví dụ 3.1.6 và

Ví dụ 3.1.7).

Một câu hỏi tự nhiên đặt ra là chiều ngược lại của Định lý 3.1.5 có còn

đúng không? Gần đây chúng tôi đã xây dựng ví dụ chứng tỏ rằng điều đó

không đúng (Ví dụ 3.2.2). Tuy nhiên chúng tôi đã chỉ ra điều ngược lại là

đúng cho các môđun đối đồng điều địa phương tựa không trộn lẫn.

Định lý 3.2.4. Giả sử H i
m(M) là tựa không trộn lẫn. Khi đó các điều kiện

sau là tương đương:

(i) H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗);

(ii) Vành R/AnnR(H i
m(M)) là catenary và

dim
(
R/AnnR(H i

m(M))
)

= dim
(
R̂/AnnR̂H

i
m(M))

)
.

Chú ý rằng, môđun đối đồng điều địa phương cấp cao nhấtHd
m(M) là m«®un

Artin không trộn lẫn. Thêm nữa theo [12], ta luôn có

dim
(
R/AnnR(Hd

m(M))
)

= dim
(
R̂/AnnR̂H

d
m(M))

)
.

Do đó kết quả chính trong [13] là trường hợp đặc biệt của Định lý 3.2.4.

Trong Chương 4, chúng tôi đưa ra một số ứng dụng của tính chất (∗) của
môđun đối đồng điều địa phương. ứng dụng đầu tiên của tính chất (∗) của
H i

m(M), chúng tôi đưa ra công thức bội liên kết cho môđun đối đồng điều

địa phương H i
m(M), mở rộng kết quả của M. Brodmann và R. Y. Sharp trong

[7]. Nhắc lại, đối với môđun hữu hạn sinh M , một trong những tính chất

quan trọng của số bội là công thức sau đây, được gọi là công thức liên kết

của số bội

e(q,M) =
∑

p∈SuppM
dim R/p=d

`Rp
(Mp)e(q, R/p).

D. Kirby 1973 [24] đã chứng tỏ rằng nếu q là iđêan của R và A là một R-

môđun Artin sao cho `(0 :A q) < ∞ thì `R(0 :A qn+1) là một đa thức bậc
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s = N-dimA với hệ số hữu tỷ khi n đủ lớn và ta có biểu diễn

`(0 :A qn+1) =
e(q, A)

d!
ns + đa thức có bậc nhỏ hơn s,∀n� 0,

trong đó e(q, A) là một số nguyên dương. Ta gọi e(q, A) là số bội của A

ứng với q (xem [11]). Khi R là vành đầy đủ, đối ngẫu Matlis của A là một

môđun hữu hạn sinh nên ta dễ dàng chỉ ra một công thức bội liên kết cho

A. Tuy nhiên khi vành R không đầy đủ thì một công thức tương tự như vậy

chưa được tìm ra. Năm 2002, M. Brodmann và R.Y. Sharp [7] đã hạn chế xét

trên một lớp môđun Artin đặc biệt - các môđun đối đồng điều địa phương

với giá cực đại. Họ đã chứng tỏ rằng khi vành R là catenary phổ dụng và có

các thớ hình thức là Cohen-Macaulay thì ta có công thức sau

e(q, H i
m(M)) =

∑
p∈Psuppi

R(M)

dim(R/p)=psdi(M)

`Rp

(
H

i−dim(R/p)
pRp

(Mp)
)
e(q, R/p),

với iđêan m-nguyên sơ q của R và với mọi i. Họ cũng gọi đó là công thức

bội liên kết cho môđun H i
m(M) tương ứng với q. Chúng tôi chỉ ra rằng nếu

H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗), với mỗi i cố định cho trước thì ta có thể xây

dựng công thức bội liên kết cho môđun đó.

Định lý 4.1.1. Giả sử i ≥ 0 là một số nguyên và N-dimR(H i
m(M)) = s. Với

mỗi p ∈ Psuppi
RM , đặt

T (p) = {p̂ ∈ Psuppi
R̂

(M̂) : dim(R̂/p̂) = dim(R/p), p̂ ∩R = p}.

Giả sử H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗). Khi đó các mệnh đề sau là đúng.

(i) Psuppi
RM là tập đóng.

(ii) Nếu p ∈ Psuppi
RM với dim(R/p) = s thì T (p) 6= ∅,

`Rp

(
H

i−dim(R/p)
pRp

(Mp)
)
có độ dài hữu hạn khác không và

`R̂p̂

(
H

i−dim(R̂/p̂)
p̂R̂p̂

(M̂p̂)
)

= `Rp

(
H

i−dim(R/p)
pRp

(Mp)
)
`R̂p̂

(R̂p̂/pR̂p̂)

với mọi p̂ ∈ T (p).
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(iii) Cho q là một iđêan m-nguyên sơ của R. Giả sử H i
m(M) 6= 0. Khi đó

bội e(q, H i
m(M)) của H i

m(M) tương ứng với q thỏa mãn

e(q, H i
m(M)) =

∑
p∈Psuppi

R(M)

dim(R/p)=psdi(M)

`Rp

(
H

i−dim(R/p)
pRp

(Mp)
)
e(q, R/p).

ứng dụng thứ hai của tính chất (∗) là để nghiên cứu về tính chất dịch

chuyển địa phương cho H i
m(M), tức là đòi hỏi

AttRp
(H

i−dim R/p
pRp

(Mp)) = {qRp | q ∈ AttR(H i
m(M)), q ⊆ p},

với mọi p ∈ Spec(R). Khi R là một vành thương của vành địa phương

Gorenstein, R.Y. Sharp [48] đã chứng tỏ rằng H i
m(M) luôn thỏa mãn tính

chất dịch chuyển địa phương. Tuy nhiên tính chất này không đúng trong

trường hợp tổng quát. Chẳng hạn xét (R,m) là miền nguyên địa phương

Noether, chiều 2 được xây dựng bởi M. Ferrand và D. Raynaud [53] thỏa mãn

R̂ có i®ªan nguyên tố nhúng chiều 1. Khi đó H1
m(R) không thỏa mãn tính

chất dịch chuyển địa phương. Hơn nữa cũng theo M. Ferrand và D. Raynaud

[53], tồn tại một miền nguyên địa phương Noether, chiều 1 mà không thể

biểu diễn được như ảnh đồng cấu của một vành địa phương Gorenstein. Ta

có thể kiểm tra dễ dàng rằng H i
m(N) thỏa mãn tính chất dịch chuyển địa

phương với mọi R-môđun hữu hạn sinh N và mọi i. Do đó một câu hỏi tự

nhiên được đặt ra là với điều kiện nào thì H i
m(M) thỏa mãn tính chất dịch

chuyển địa phương. Định lý sau trả lời trọn vẹn câu hỏi trên cho các môđun

đối đồng điều địa phương cấp cao nhất.

Định lý 4.2.3. Các điều kiện sau là tương đương:

(i) Hd
m(M) thỏa mãn tính chất dịch chuyển địa phương;

(ii) Vành R/AnnRH
d
m(M) là catenary;

(iii) Hd
m(M) thỏa mãn tính chất (∗);
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(iv) Hd−dim R/p
pRp

(Mp) thỏa mãn tính chất dịch chuyển địa phương với mọi

p ∈ Supp(M);

(v) Hd−dim R/p
pRp

(Mp) thỏa mãn tính chất (∗) với mọi p ∈ Supp(M).

Hiện tại chúng tôi chưa tìm được điều kiện cần và đủ để các môđun đối

đồng điều địa phương cấp nhỏ hơn d thỏa mãn tính chất dịch chuyển địa

phương. Vì vậy kết quả sau đây có thể đưa ra một cách tiếp cận mới.

Định lý 4.2.4. Cho i ≥ 0 là một số nguyên. Giả sử R/AnnRM là catenary.

Khi đó các điều kiện sau là tương đương.

(i) min AttRp
(H

i−dim R/p
pRp

(Mp)) = {qRp | q ∈ min AttR(H i
m(M)), q ⊆

p}, víi p ∈ Spec(R).

(ii) H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗);

(iii) H i−dim R/p
pRp

(Mp) thỏa mãn tính chất (∗) với mọi p ∈ Supp(M).

Kết quả cuối cùng trong chương này chúng tôi vận dụng tính chất (∗) của
môđun đối đồng điều địa phương để đưa ra một số thông tin về tập các iđêan

nguyên tố gắn kết của H i
m(M) liên hệ với tập giá, các tập giả giá của M

(Định lý 4.3.1). Vận dụng kết quả đó chúng tôi chứng minh lại một trường

hợp của Định lý triệt Faltings dưới giả thiết các môđun đối đồng điều địa

phương thỏa mãn tính chất (∗) (Hệ quả 4.3.2).
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Chương 1

Kiến thức chuẩn bị

Trong chương này chúng tôi nhắc lại một số kiến thức cơ sở và một số kết

quả đã biết về môđun đối đồng điều địa phương, tính catenary của vành,

chiều, tập iđêan nguyên tố gắn kết và tính chất (∗) cho các môđun Artin tiện

cho việc theo dõi các kết quả trong các chương sau. Trong phần cuối của

chương, chúng tôi trình bày một đặc trưng mới của tính chất (∗) cho môđun

Artin qua hệ tham số. Ta luôn kí hiệu (R,m) là một vành giao hoán địa

phương Noether với iđêan cực đại duy nhất m, I ký hiệu một iđêan đã cho

của R và V(I) là tập các iđêan nguyên tố của R chứa I .

1.1 Môđun đối đồng điều địa phương

Đối đồng điều địa phương được giới thiệu bởi A. Grothendieck vào những

năm 1960 (xem [18], [6]). Ngày nay Đối đồng điều địa phương đã trở thành

công cụ không thể thiếu trong Hình học đại số, Đại số giao hoán. Trước tiên

ta giới thiệu khái niệm hàm tử I-xoắn (xem [6, 1.1]).

Định nghĩa 1.1.1. Hàm tử I-xoắn kí hiệu ΓI(−) được xác định bởi ΓI(M) =⋃
n≥0(0 :M In) với mọi R-môđun M . Ta gọi ΓI(M) là môđun con I-xoắn

của M .

Từ đó ta có định nghĩa môđun đối đồng điều địa phương (xem [6, 1.2]).



11

Định nghĩa 1.1.2. Với mỗi số nguyên i ≥ 0, hàm tử dẫn xuất phải thứ i của

ΓI(−), kí hiệu bởi H i
I(−), và được gọi là hàm tử đối đồng điều địa phương

thứ i đối với I . Cho M là R-môđun, kết quả của tác động H i
I(−) vào M kí

hiệu là H i
I(M) và gọi là môđun đối đồng điều địa phương thứ i của M với

giá I .

Môđun đối đồng điều địa phương với giá là iđêan cực đại m còn được gọi

là môđun đối đồng điều địa phương với giá cực đại.

Môđun đối đồng điều địa phương cũng có thể được xây dựng là giới hạn

trực tiếp của các m«®un Ext, thông qua đối đồng điều của phức Čech, thông

qua giới hạn trực tiếp của các môđun đồng điều của phức Koszul (xem [6]).

Trong số rất nhiều những tính chất của môđun đối đồng điều địa phương, ta

giới thiệu những tính chất quan trọng được sử dụng trong luận án. Trước hết

là tính độc lập của môđun đối đồng điều địa phương khi chuyển vành cơ sở

(xem [6, Định lý 4.2.1]).

Định lý 1.1.3 (Tính độc lập với vành cơ sở). Cho R′ là R-đại số và M ′ là

R′-môđun. Khi đó ta có các đẳng cấu những R-môđunH i
IR′(M ′) ∼= H i

I(M
′)

với mọi i ≥ 0.

Khi R′ là R-đại số phẳng ta còn có định lý sau (xem [6, Định lý 4.3.2]).

Định lý 1.1.4 (Định lý chuyển cơ sở phẳng). Cho R′ là R-đại số phẳng và

M là R-môđun. Khi đó ta có R′-đẳng cấu H i
I(M)⊗RR

′ ∼= H i
IR′(M ⊗RR

′)

với mọi i ≥ 0.

Mặc dù M là hữu hạn sinh nhưng nhìn chung môđun đối đồng điều địa

phương H i
I(M) không là môđun hữu hạn sinh cũng không là môđun Artin.

Trong trường hợp đặc biệt, môđun đối đồng điều địa phương với giá là iđêan

cực đại hoặc tại cấp cao nhất thì các môđun đó là Artin.
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Định lý 1.1.5. [6, Định lý 7.1.3, Định lý 7.1.6] (i) Giả sử M là R-môđun

hữu hạn sinh. Khi đó, R-môđun H i
m(M) là Artin với mọi i ∈ N0.

(ii) Giả sử M là R-môđun hữu hạn sinh, khác không, có chiều Krull

dimM = d. Khi đó, R-m«®un Hd
I (M) là Artin.

Phần còn lại của mục này dành để nhắc lại một số kiến thức về đối ngẫu

Matlis và đối ngẫu địa phương. Ký hiệu E(k) là bao nội xạ của R-môđun

k với k = R/m. Ta kí hiệu DR(−) thay cho Hom(−, E(k)). Với mỗi R-

môđun M ta gọi DR(M) là đối ngẫu Matlis của M . Kết quả sau đây có thể

xem trong [6, Định lý 10.2.12].

Định lý 1.1.6 (Định lý đối ngẫu Matlis). Cho (R,m) là vành giao hoán địa

phương Noether đầy đủ và M , A là các R-môđun. Khi đó các mệnh đề sau

là đúng.

(i) Nếu M là môđun Noether thì DR(M) là môđun Artin và

M ∼= DR(DR(M)).

(ii) Nếu A là môđun Artin thì DR(A) là môđun Noether và A ∼=
DR(DR(A)).

Khi R là vành đầy đủ, Định lý đối ngẫu Matlis cho ta tương ứng giữa

phạm trù các R-môđun Artin và phạm trù các R-môđun Noether. Định lý

Đối ngẫu địa phương [6, Định lý 11.2.6] cho ta mối liên hệ giữa đối đồng

điều địa phương và hàm tử Ext.

Định lý 1.1.7 (Định lý đối ngẫu địa phương). Giả sử (R,m) là ảnh đồng cấu

của một vành địa phương Gorenstein (R′,m′) chiều n′ và f : R′ −→ R là

toàn cấu vành. Giả sửM là mộtR-môđun hữu hạn sinh. Khi đó Extj
R′(M,R′)

là R-môđun hữu hạn sinh và ta có đẳng cấu:

H i
m(M) ∼= DR(Extn′−i

R′ (M,R′)).
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1.2 Tính catenary của vành

Tính catenary của các vành được quan tâm nghiên cứu đầu tiên bởi W. Krull

từ năm 1937 [57]. Những công trình của W. Krull, M. Nagata, I. S. Cohen,

D. Ferand và M. Raynaud, L. J. Ratliff, M. Brodmann, R. Heitmann, ... vÒ

tính catenary đã làm giàu đẹp lí thuyết này. Trước hết ta nhắc lại khái niệm

vành catenary.

Định nghĩa 1.2.1. Cho q ⊂ p là các iđêan nguyên tố của R. Một dãy các

iđêan nguyên tố q = p0 ⊂ p1 ⊂ . . . ⊂ pn = p sao cho pi 6= pi+1, i =

0, ..., n − 1, được gọi là một dãy iđêan nguyên tố bão hoà giữa q và p nếu

với mọi i, không tồn tại một iđêan nguyên tố chèn giữa pi và pi+1. Khi đó n

được gọi là độ dài của dãy iđêan nguyên tố bão hòa trên.

Ta nói vành R là catenary nếu với mọi cặp iđêan nguyên tố q ⊂ p của R

thì mọi dãy iđêan nguyên tố bão hoà giữa q và p đều có chung độ dài.

Nhắc lại rằng năm 1937 W. Krull đã chứng tỏ rằng mọi đại số hữu hạn

sinh trên một trường là catenary (xem [57], [37, Bài 14], [52, Chương 7]).

Kết quả quan trọng thứ hai được chứng minh bởi I. Cohen năm 1946 rằng

mọi vành địa phương đầy đủ là catenary (xem [9]). Sau đó trong [38], M.

Nagata đã chứng tỏ rằng mọi miền nguyên, địa phương tựa không trộn lẫn

là catenary. Như vậy, hầu hết các vành được biết đến trong thực tế và trong

những ứng dụng của Hình học đại số đều là catenary. Ví dụ đầu tiên về miền

nguyên không catenary được đưa ra bởi M. Nagata năm 1956 (xem [38],

[37, Ví dụ 2, trang 203-205]). Ngoài ra bằng những lập luận đơn giản ta có

nếu dimR 6 2 thì R là catenary; R là vành catenary nếu và chỉ nếu R/I là

catenary với mọi iđêan I của R; R là catenary nếu và chỉ nếu Rp là catenary

với mọi iđêan nguyên tố p của R, .... Đặc trưng sau của tính catenary thường

được sử dụng trong luận án.
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Mệnh đề 1.2.2. [42] Giả sử (R,m) là một vành địa phương Noether. Khi đó

các điều kiện sau là tương đương:

(i) R là catenary;

(ii) ht p/q = dimR/q− dimR/p với mọi q ⊆ p, p, q ∈ SpecR;

(iii) ht p3/p1 = ht p3/p2 + ht p2/p1 với mọi p1 ⊆ p2 ⊆ p3, p1, p2, p3 ∈
SpecR.

Từ định nghĩa vành catenary, ta dễ thấy rằng nếu R là miền nguyên địa

phương catenary thì nó thoả mãn công thức chiều

ht p + dimR/p = dimR

với mọi iđêan nguyên tố p của R. Vì thế năm 1954, I. S. Cohen [10] đã

hỏi rằng liệu một miền nguyên địa phương R thoả mãn công thức chiều

ht p + dimR/p = dimR với mọi iđêan nguyên tố p của R thì R có là miền

catenary? Câu trả lời khẳng định được R. J. Ratliff đưa ra vào năm 1972 [43,

Định lý 2.2]. Hơn nữa năm 1977, S. McAdam và R. J. Ratliff đã mở rộng

kết quả trên cho các vành địa phương đẳng chiều.

Định lý 1.2.3. [35] Giả sử R là vành địa phương Noether đẳng chiều. Khi

đó R là catenary nếu và chỉ nếu với mỗi iđêan nguyên tố p của R ta có

ht p + dimR/p = dimR.

Định nghĩa 1.2.4. Vành R được gọi là catenary phổ dụng nếu mỗi R-đại số

hữu hạn sinh là catenary.

Giả sử S là mộtR-đại số hữu hạn sinh, tức là tồn tại a1, . . . , an ∈ S sao cho

S = R[a1, . . . , an]. Khi đó tồn tại một toàn cấu vành ϕ : R[x1, . . . , xn] −→
S, trong đó R[x1, . . . , xn] là vành đa thức n biến với hệ số trên R và

ϕ(xi) = ai, i = 1, . . . , n. Vì thế S đẳng cấu với một vành thương của vành

đa thức R[x1, . . . , xn]. Vì vành thương của vành catenary là catenary nên ta
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suy ra rằng vành R là catenary phổ dụng nếu và chỉ nếu mọi vành đa thức

hữu hạn biến với hệ số trên R là catenary.

Sau đây là một số đặc trưng của vành catenary phổ dụng. Trước hết, ta

nhắc lại theo M. Nagata [37] các khái niệm vành, môđun tựa không trộn lẫn

(quasi-unmixed) và vành, môđun không trộn lẫn (unmixed).

Định nghĩa 1.2.5. Vành R được gọi là tựa không trộn lẫn (quasi-unmixed)

nếu vành đầy đủ m-adic R̂ của R là đẳng chiều, tức là dim R̂/p̂ = dim R̂

với mọi p̂ ∈ min Ass R̂. Vành R được gọi là không trộn lẫn (unmixed) nếu

dim R̂/p̂ = dim R̂ với mọi p̂ ∈ Ass R̂. Mét R-m«®un hữu hạn sinh M được

gọi là tựa không trộn lẫn (tương ứng không trộn lẫn) nếu vành R/AnnRM

là tựa không trộn lẫn (tương ứng không trộn lẫn).

Định lý 1.2.6. [33, Định lý 31.6] Giả sử R là tựa không trộn lẫn. Khi đó

(i) R là catenary phổ dụng.

(ii) Rp là tựa không trộn lẫn với mọi p ∈ SpecR.

(iii) Nếu I là iđêan của R thì R/I là đẳng chiều nếu và chỉ nếu R/I là

tựa không trộn lẫn.

Định lý 1.2.7. [33, Định lý 31.7] Các điều kiện sau là tương đương

(i) R là catenary phổ dụng;

(ii) R[x] là catenary;

(ii) R/p là tựa không trộn lẫn với mọi p ∈ SpecR.

Vì mỗi vành chiều 2 là catenary nên nếu dimR 6 1 thì

dimR[x] = dimR + 1 6 2,

do đó R[x] là catenary. Vì vậy theo Định lý 1.2.7 ta thấy R là catenary phổ

dụng nếu dimR 6 1.
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1.3 Biểu diễn thứ cấp và chiều của môđun Artin

Trong tiết này ta nhắc lại lý thuyết biểu diễn thứ cấp theo thuật ngữ của I.

G. Macdonald [31]. Ta luôn ký hiệu M là một R-môđun hữu hạn sinh và A

là một R-môđun Artin. Một R-môđun S được gọi là thứ cấp nếu S 6= 0 và

với mọi x ∈ R, phép nhân bởi x trên S hoặc là toàn cấu hoặc là luỹ linh.

Trong trường hợp này Rad(AnnR S) = p là iđêan nguyên tố và ta gọi S là

p-thứ cấp. Cho N là R-môđun. Một biểu diễn thứ cấp của N là một phân

tích N = S1 + . . . + Sn thành tổng hữu hạn các môđun con pi-thứ cấp Si.

Nếu N = 0 hoặc N có một biểu diễn thứ cấp thì ta nói N là biểu diễn được.

Biểu diễn thứ cấp này được gọi là tối tiểu nếu các iđêan nguyên tố pi là đôi

một khác nhau và không có hạng tử Si nào thừa, với mọi i = 1, . . . , n.

Dễ thấy rằng mọi biểu diễn thứ cấp của N đều có thể đưa được về dạng

tối tiểu. Khi đó tập hợp {p1, . . . , pn} là độc lập với việc chọn biểu diễn

thứ cấp tối tiểu của N và được gọi là tập các iđêan nguyên tố gắn kết

của N , kí hiệu là AttRN . Các hạng tử Si, i = 1, . . . , n, được gọi là các

thành phần thứ cấp của N . Nếu pi là tối tiểu trong AttRN thì Si được

gọi là thành phần thứ cấp cô lập. Tương tự như tập các iđêan nguyên tố

liên kết, ta có tính chất sau của tập các iđêan nguyên tố gắn kết. Giả sử

0 −→ N ′ −→ N −→ N ′′ −→ 0 là dãy khớp các R-môđun biểu diễn được.

Khi đó ta có AttRN
′′ ⊆ AttRN ⊆ AttRN

′ ∪AttRN
′′. Bên cạnh đó ta cần

một số kết quả dưới đây.

Mệnh đề 1.3.1. Giả sử N là một R-môđun biểu diễn được. Khi đó các điều

kiện sau là đúng.

(i) N 6= 0 khi và chỉ khi AttRN 6= ∅.

(ii) Tập các iđêan nguyên tố tối tiểu của R chứa Ann(N) chính là tập các

phần tử tối tiểu của AttRN.
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Phạm trù các môđun biểu diễn được bao gồm các môđun Artin. Đó là nội

dung của định lý sau.

Định lý 1.3.2. [31, 5.2] Mọi môđun Artin đều biểu diễn được.

Nhận xét rằng R-m«®un Artin A có cấu trúc tự nhiên như R̂-m«®un. Với

cấu trúc này, một môđun là môđun con của A xét như R-môđun nếu và chỉ

nếu nó là m«®un con của A xét như R̂-m«®un. Do đó A là R̂-m«®un Artin

và ta có mối liên hệ giữa các tập iđêan nguyên tố gắn kết như sau.

Bổ đề 1.3.3. [6, 8.2.4 và 8.2.5] AttR(A) = {p̂ ∩R | p̂ ∈ AttR̂(A)}.

Định lý sau đây được gọi là tính chất dịch chuyển địa phương tổng quát

yếu.

Định lý 1.3.4. [48, Định lý 4.8] Cho p ∈ SuppM sao cho dimR/p = t.

Giả sử i ≥ 0 là một số nguyên và q là iđêan nguyên tố với q ⊆ p sao cho

qRp ∈ AttRp
(H i

pRp
(Mp)). Khi đó q ∈ AttR(H i+t

m (M)).

Hệ quả trực tiếp sau của Định lý 1.3.4 cũng thường được sử dụng trong luận

án.

Hệ quả 1.3.5. [48, Hệ quả 4.9] Cho p ∈ AssM với dimR/p = t. Khi đó

H t
m(M) 6= 0 và p ∈ AttRH

t
m(M).

Đối với môđun đối đồng điều địa phương cấp cao nhất với giá là iđêan cực

đại, I. G. Macdonald và R. Y. Sharp đã đưa ra công thức của tập các iđêan

nguyên tố gắn kết cho lớp môđun này.

Định lý 1.3.6. [32, Định lý 2.2] Giả sử M là R-môđun hữu hạn sinh, chiều

d. Khi đó Hd
m(M) 6= 0 và

AttRH
d
m(M) = {p ∈ AssRM | dim(R/p) = d}.
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Giả sử A là một R-môđun Artin. Ta ký hiệu dimRR/AnnRA là chiều

Krull của vành R/AnnRA. Khi đó theo Mệnh đề 1.3.1, ta có

dim(R/AnnA) = max{dim(R/p) : p ∈ AttRA}.

Năm 1975 R. N. Roberts [46] đã giới thiệu một khái niệm chiều khác cho

môđun Artin mà sau đó được D. Kirby [25] năm 1990 đổi tên thành chiều

Noether để tránh nhầm lẫn với khái niệm chiều Krull đã quen biết như đã đề

cập ở trên. Trong suốt luận án này, chúng tôi dùng thuật ngữ "chiều Noether"

của Kirby [25].

Định nghĩa 1.3.7. Chiều Noether của A, kí hiệu bởi N-dimRA, được định

nghĩa bằng quy nạp như sau: Khi A = 0, ta đặt N-dimRA = −1. Cho d ≥ 0

là một số nguyên không âm. Ta đặt N-dimRA = d nếu N-dimRA < d là

sai và với mỗi dãy tăng các môđun con A0 ⊆ A1 ⊆ . . . của A, tồn tại một

số tự nhiên n0 sao cho N-dimR(An/An+1) < d với mọi n > n0.

R. N. Roberts [46] và D. Kirby [24], [25] đã chỉ ra nhiều tính chất của

chiều Noether cho các môđun Artin tương tự như các tính chất về chiều Krull

cho các môđun hữu hạn sinh trên vành địa phương, đặc biệt là kết quả dưới

đây cho ta các cách tính chiều Noether cho các môđun Artin.

Định lý 1.3.8. Nếu A 6= 0 và q là iđêan sao cho `(0 :A q) < ∞ thì có một

đa thức Q(n) với hệ số hữu tỷ sao cho `R(0 :A qn+1) = Q(n) khi n� 0 và

N-dimRA = deg(`R(0 :A qn+1))

= inf{t ≥ 0 : ∃x1, . . . , xt ∈ m : `R(0 :A (x1, . . . , xt)R) <∞}.

Sau đây ta sẽ đưa ra so sánh giữa chiều Krull và chiều Noether của môđun

Artin A. Trong trường hợp đặc biệt, ta có N-dimRA = 0 nếu và chỉ nếu

dimR/AnnRA = 0, nếu và chỉ nếu A có độ dài hữu hạn, khác 0, nếu và

chỉ nếu R/AnnRA là vành Artin. Trong trường hợp tổng quát, N.T. Cường

và L.T. Nhàn đã đưa ra câu trả lời năm 2002.
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Mệnh đề 1.3.9. [12, Mệnh đề 2.5] N-dimRA 6 dim(R/AnnA).

Hơn nữa, cũng trong bài báo đó họ còn chỉ ra ví dụ chứng tỏ dấu đẳng

thức là không xảy ra [12, Ví dụ 4.1]. Xét (R,m) là miền nguyên địa phương

Noether chiều 2 được xây dựng bởi D. Ferrand và M. Raynaud [53] thoả mãn

tính chất tồn tại một i®ªan nguyên tố nhúng q̂ ∈ Ass R̂ với dim R̂/q̂ = 1.

Khi đó A = H1
m(R) là môđun Artin. Ta có

dimR/AnnRA = 2 > 1 = N-dimRA.

Tiếp theo ta nhắc lại một kết quả về chiều của môđun đối đồng điều địa

phương.

Định lý 1.3.10. [12, Định lý 3.1, Hệ quả 3.6] Các mệnh đề sau là đúng.

(i) N-dimRH
i
m(M) ≤ i.

(ii) dimRH
d
m(M) = d = N-dimRH

d
m(M).

Mệnh đề 1.3.8 cho phép ta định nghĩa khái niệm hệ tham số cho môđun

Artin.

Định nghĩa 1.3.11. Một hệ x1, . . . , xs gồm s = N-dimA phần tử của m được

gọi là hệ tham số của A nếu `(0 :A (x1, . . . , xs)R) <∞. Một hệ x1, . . . , xi,

với i 6 s, các phần tử của m được gọi là một phần hệ tham số của A nếu ta

có thể bổ sung thêm các phần tử xi+1, . . . , xs của m sao cho x1, . . . , xs là hệ

tham số của A. Một phần tử x ∈ m được gọi là phần tử tham số của A nếu

N-dimR(0 :A x) = N-dimRA− 1.

Các mệnh đề sau đây, được chứng minh bởi Z. Tang và H. Zakeri [51],

cho ta các kết quả về đặc trưng một phần tử x ∈ m là phần tử tham số của

môđun Artin A và sự tồn tại một phần hệ tham số của môđun Artin A trong

một iđêan I của R.
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Mệnh đề 1.3.12. [51, Bổ đề 2.14] Cho N-dimRA = s và A = A1 + . . .+An

là một biểu diễn thứ cấp tối tiểu của A với Ai là pi-thứ cấp. Cho x ∈ m. Khi

đó x là phần tử tham số của A nếu và chỉ nếu x /∈ pi với mọi i thoả mãn

tính chất N-dimRAi = s.

Mệnh đề 1.3.13. [51, Mệnh đề 2.10] Cho I là iđêan của R sao cho

N-dimR(0 :A I) = N-dimRA − r. Khi đó tồn tại một phần hệ tham số

của A trong I có độ dài r, và mọi phần hệ tham số của A trong I có độ dài

r đều là phần hệ tham số tối đại của A trong I .

1.4 Tính chất (∗) cho môđun Artin

Trong suốt tiết này ta luôn giả thiết M là một R-môđun hữu hạn sinh và A

là một R-môđun Artin. Ta có AnnR(M/pM) = p với mọi iđêan nguyên tố

p ⊇ AnnRM. Rất tự nhiên, bằng cách lấy đối ngẫu, N. T. Cường và L. T.

Nhàn [12] đã định nghĩa tính chất sau đối với các môđun Artin A.

Định nghĩa 1.4.1. Một R-môđun Artin A được gọi là thỏa mãn tính chất (∗)
nếu

AnnR(0 :A p) = p với mọi i®ªan nguyên tố p ⊇ AnnRA (∗).

Giả sử R là đầy đủ theo tôpô m-adic. Bằng đối ngẫu Matlis, ta có mọi

môđun Artin đều thỏa mãn tính chất (∗). Tuy nhiên, trong trường hợp tổng

quát khẳng định đó không còn đúng nữa. Ví dụ đầu tiên về một môđun Artin

không thoả mãn tính chất (∗) được đưa ra bởi N. T. Cường và L. T. Nhàn

[12, Ví dụ 4.4]. Đó là môđun H1
m(R), trong đó (R,m) là miền nguyên địa

phương Noether được xây dựng bởi D. Ferrand và M. Raynaud trong [53].

Tính chất (∗) là điều kiện đủ để dấu bằng xảy ra trong Mệnh đề 1.3.9 hay

nói cách khác là điều kiện đủ để chiều Krull của A bằng với chiều Noether

của A.
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Mệnh đề 1.4.2. [12, Mệnh đề 4.6] Nếu A thoả mãn tính chất (∗) thì

N-dimRA = dimRR/AnnRA. Đặc biệt nếu A 6= 0 thì

N-dimRA = N-dimR̂A = dim(R̂/AnnR̂A)

= max{dim(R̂/p̂) : p̂ ∈ AttR̂A}.

Như vậy nếu A 6= 0 thỏa mãn tính chất (∗) thì
N-dimRA = deg(`R(0 :A qn+1))

= inf{t ≥ 0 : ∃x1, . . . , xt ∈ m : `R(0 :A (x1, . . . , xt)R) <∞}.

= dimR/AnnRA

= max{dimR/p | p ∈ AttRA},
trong đó q là một iđêan m-nguyên sơ của R. Các ứng dụng khác của tính

chất (∗) có thể tham khảo trong [12], [13], [26], [27], [59], [60].

Đối với các môđun hữu hạn sinh, ta luôn có

SuppM = {p̂ ∩R | p̂ ∈ Supp M̂}.

Do đó V(AnnRM) = {p̂∩R | p̂ ∈ V(AnnR̂(M̂)}. Vì thế, chúng ta hỏi rằng

liệu đẳng thức tương tự sau đây có xảy ra cho các R-môđun Artin

V(AnnRA) = {p̂ ∩R | p̂ ∈ V(AnnR̂A}.

Câu trả lời được giải quyết trong [13].

Mệnh đề 1.4.3. [13, Mệnh đề 2.2] Các điều kiện sau là tương đương:

(i) A thỏa mãn tính chất (∗);

(ii) V(AnnRA) = {p̂ ∩R | p̂ ∈ V(AnnR̂A)}.

Năm 2007, N. T. Cường, N. T. Dung và L. T. Nhàn [13] đã chỉ ra mối liên

hệ giữa tính chất (∗) của môđun đối đồng điều địa phương cấp cao nhất và

tính catenary của vành.

Định lý 1.4.4. [13] Hd
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) khi và chỉ khi

R/AnnRH
d
m(M) là catenary.
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Tiếp tục hướng nghiên cứu đó, luận án đưa ra các kết quả về tính chất (∗)
của môđun Artin và ứng dụng của nó. Các kết quả này được công bố trong

[39], [40], [1].

Kết quả sau đây là mới, đưa ra một đặc trưng của tính chất (∗) cho môđun

Artin thông qua hệ tham số. Chú ý rằng nếu A thỏa mãn tính chất (∗) thì
theo Mệnh đề 1.4.2 N-dimRA = dimRR/AnnRA và khi đó ta có độ dài hệ

tham số của A và của vành R/AnnRA là như nhau. Tuy nhiên chiều ngược

lại không đúng [12, Ví dụ 4.7]. Sự đồng nhất toàn bộ hệ tham số của A và

của vành R/AnnRA là điều kiện cần và đủ để A thỏa mãn tính chất (∗).

Mệnh đề 1.4.5. Các điều kiện sau là tương đương:

(i) A thỏa mãn tính chất (∗);

(ii) Mọi hệ tham số của A là hệ tham số của R/AnnRA và ngược lại.

Chứng minh. (i)⇒ (ii). Lấy I là một iđêan bất kỳ của R. Hiển nhiên ta có

Rad(AnnR(0 :A I)) ⊇ Rad(I + AnnRA).

Giả sử p là một iđêan nguyên tố thỏa mãn p ⊇ I + AnnRA. Vì A thỏa mãn

tính chất (∗) nên p = AnnR(0 :A p) ⊇ AnnR(0 :A I). Vì vậy,

Rad(I + AnnRA) =
⋂

p⊇I+AnnR A

p ⊇ Rad(AnnR(0 :A I)).

Suy ra

Rad(AnnR(0 :A I)) = Rad(I + AnnRA) = Rad(AnnR(R/I + AnnRA)).

Giả sử N-dimRA = s. Theo Mệnh đề 1.4.2 dimR/AnnRA = s. Lấy

x1, ..., xs là một hệ tham số của A. Đặt I = (x1, ..., xs)R, ta có `(0 :A I) <

∞. Vì vậy, AnnR(0 :A I) là một iđêan m-nguyên sơ. Điều này kéo theo

AnnRR/I + AnnRA là một iđêan m-nguyên sơ. Do đó x1, ..., xs là một hệ

tham số của R/AnnRA. Tương tự ta có điều ngược lại.
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(ii) ⇒ (i). Theo giả thiết, ta có N-dimRA = dimR/AnnRA. Đặt

N-dimRA = s. Giả sử p ∈ V(AnnRA) và N-dim(0 :A p) = s − r. Theo
Mệnh đề 1.3.13, tồn tại x1, ..., xr ∈ p là một phần hệ tham số tối đại của A

trong p. Gọi

0 :A (x1, ..., xr)R = S1 + · · ·+ Sn

là biểu diễn thứ cấp tối tiểu của 0 :A (x1, ..., xr)R, trong đó Si là qi-thứ cấp.

Theo Mệnh đề 1.3.12, ta có

p ⊆
⋃

N-dim Si=s−r

qi.

Vì vậy theo Định lý tránh nguyên tố tồn tại i với N-dimSi = s − r và

thỏa mãn p ⊆ qi. Theo giả thiết, x1, ..., xr là một phần hệ tham số của

R/AnnRA và phần hệ tham số này là tối đại trong p của R/AnnRA. Do

đó tồn tại iđêan nguyên tố q ∈ AssR(R/(x1, ..., xr)R + AnnRA) thỏa mãn

p ⊆ q, dimR/q = sư r. Lại vì p ∈ Supp(R/(x1, ..., xr)R + AnnRA) và

sư r = dimR/q ≤ dimR/p ≤ dimR/(x1, ..., xr)R + AnnRA) = sư r

nên p = q. Vì Si là qi-thứ cấp và p ⊆ qi nên ta có

sư r = N-dimSi ≤ dimR/AnnR Si = dimR/qi ≤ dimR/p = sư r.

Vì vậy, p = qi và do đó p ∈ AttR(0 :A (x1, ..., xr)R). Theo Bổ đề 1.3.3, tồn

tại i®ªan nguyên tố p̂ ∈ AttR̂(x1, ..., xr)R) thỏa mãn p̂ ∩ R = p. Điều này

kéo theo

p ⊆ AnnR(0 :A p) ⊆ AnnR̂(0 :A p̂) ∩R = p̂ ∩R = p.

Vì vậy AnnR(0 :A p) = p.
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Chương 2

Môđun đối đồng điều địa phương thỏa
mãn tính chất (∗)

Trong suốt chương này, luôn giả thiết (R,m) là vành địa phương Noether, A

là R-môđun Artin vàM là R-môđun hữu hạn sinh với dimM = d. Với mỗi

iđêan I của R, kí hiệu V(I) là tập các iđêan nguyên tố của R chứa I .

Năm 2002, N.T. Cường và L.T. Nhàn [12] đã xét tính chất (∗) sau cho

m«®un Artin A

AnnR(0 :A p) = p với mỗi i®ªan nguyên tố p ⊇ AnnRA. (∗)

Tính chất (∗) luôn đúng khi vành là đầy đủ theo tôpô m-adic. Khi R không

đầy đủ, họ đã chỉ ra ví dụ về môđun Artin không thỏa mãn tính chất (∗) (xem
mục 1.4). Cũng trong bài báo [12], họ đã chỉ ra tính chất (∗) là điều kiện

đủ để chiều Krull của A bằng chiều Noether của A. Đặc biệt, gần đây N.T.

Cường, N.T. Dung và L.T. Nhàn [13] đã tìm ra mối liên hệ giữa tính chất

(∗) của môđun đối đồng điều địa phương cấp cao nhất và tính catenary của

vành: Hd
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) khi và chỉ khi vành R/AnnRH

d
m(M)

là catenary (xem Định lý 1.4.4). Tuy nhiên tồn tại một vành là catenary và

tồn tại môđun đối đồng điều địa phương của vành đó bậc nhỏ hơn d không

thỏa mãn tính chất (∗) (xem mục 1.4 của Chương 1). Điều này là động cơ

dẫn ta nghĩ đến việc nghiên cứu tính chất (∗) cho các môđun đối đồng điều

cấp thấp hơn chiều của môđun.
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Mục đích của chương này trước hết là đưa ra một đặc trưng để môđun đối

đồng điều địa phương H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) với i bất kỳ thông qua

tập giả giá thứ i và đưa ra liên hệ giữa giả chiều, chiều Krull, chiều Noether

của môđun đối đồng điều địa phương. Mục đích tiếp theo của chương là

nghiên cứu tính chất (∗) cho đồng loạt các môđun đối đồng điều địa phương

H i
m(M) với i = 0, 1, . . . , d− 1. Kết quả thu được là tính catenary phổ dụng

của vành thương R/AnnRM và tính không trộn lẫn của một số vành địa

phương R/p với p ∈ SuppRM .

Nội dung của chương được trình bày dựa theo bài báo [39].

2.1 Giả giá và giả chiều

Khái niệm giả giá và giả chiều của một môđun hữu hạn sinh được M.

Brodmann và R. Y. Sharp đưa ra trong [7] nhằm xây dựng công thức bội

cho các môđun đối đồng điều địa phương.

Định nghĩa 2.1.1. [7] Cho i ≥ 0 là số nguyên. Giả giá thứ i (pseudo-support)

của M , kí hiệu là Psuppi
RM, được cho bởi công thức

Psuppi
R(M) = {p ∈ SpecR : H

i−dim R/p
pRp

(Mp) 6= 0}.

Giả chiều thứ i (pseudo dimension) của M , kí hiệu là psdi
R(M), được cho

bởi công thức

psdi
R(M) = sup{dimR/p : p ∈ Psuppi

R(M)}.

Để xây dựng được công thức bội, M. Brodmann và R. Y. Sharp quan tâm

đến câu hỏi khi nào thì giả giá Psuppi
RM của M là đóng của SpecR với

t«p« Zariski? Khi Psuppi
RM đóng thì giả chiều psdi

R(M) là bao nhiêu?

Nhìn chung giả giá thứ i của M không là tập con đóng (xem [7, Ví dụ 3.1,

Ví dụ 3.2]). Xét trường hợp R là vành đầy đủ theo tôpô m-adic, bằng đối
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ngẫu Matlis (Định lý 1.1.6) và đối ngẫu địa phương (Định lý 1.1.7), ta có

H
i−dim R/p
pRp

(Mp) ∼= DRp
((DR(H i

m(M)))p).

Do đó Psuppi
R(M) = V

(
AnnR(H i

m(M)). Trong trường hợp vành tổng quát

đẳng thức trên cho ta một đặc trưng để môđun đối đồng điều địa phương

H i
m(M) thoả mãn tính chất (∗).

Định lý 2.1.2. Giả sử i ≥ 0 là một số nguyên. Khi đó các điều kiện sau là

tương tương:

(i) H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗);

(ii) Psuppi
RM = V

(
AnnR(H i

m(M))
)
.

Hơn nữa, nếu (i) và (ii) thoã mãn thì

psdi
RM = psdi

R̂
M̂ = N-dimR(H i

m(M)) = dimR/AnnRH
i
m(M),

{p ∈ Psuppi
RM : dim(R/p) = psdi

RM}

= {p̂ ∩R : p̂ ∈ Psuppi
R̂
M̂, dim(R̂/p̂) = psdi

R̂
M̂}.

Chứng minh. Giả sử i ≥ 0 là một số nguyên.

(i) ⇒ (ii). Giả sử H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗). Lấy p ∈ Psuppi

RM.

Khi đó H i−dim(R/p)
pRp

(Mp) 6= 0. Theo Mệnh đề 1.3.1 (i), tồn tại iđêan nguyên

tố gắn kết qRp ∈ AttRp

(
H

i−dim(R/p)
pRp

(Mp)
)
với iđêan nguyên tố q ⊆ p. Suy

ra q ∈ AttR(H i
m(M)) theo Định lý 1.3.4. Do đó ta có

p ⊇ q ⊇ AnnR(H i
m(M)).

Vì vậy Psuppi
RM ⊆ V

(
AnnR(H i

m(M))
)
.

Ngược lại lấy p ∈ V
(

AnnR(H i
m(M))

)
. Lấy iđêan nguyên tố q ⊇

AnnR(0 :Hi
m(M) p). Khi đó q ⊇ p. Lại vì H i

m(M) thỏa mãn tính chất (∗)
nên

AnnR(0 :0:
Hi

m(M)
p q) = AnnR(0 :Hi

m(M) q) = q.
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Do đó 0 :Hi
m(M) p cũng thỏa mãn tính chất (∗). Hơn nữa vì H i

m(M) thoả mãn

tính chất (∗) nên AnnR

(
0 :Hi

m(M) p
)

= p. Điều này suy ra

min V
(

AnnR(0 :Hi
m(M) p)

)
= {p}.

Vì vậy theo Mệnh đề 1.4.2, ta có

dim(R/p) = dim
(
R/AnnR(0 :Hi

m(M) p)
)

= N-dimR

(
0 :Hi

m(M) p
)

= dim
(
R̂/AnnR̂(0 :Hi

m(M) p)
)

= max{dim(R̂/p̂) : p̂ ∈ AttR̂

(
0 :Hi

m(M) p
)
}.

Điều này chứng tỏ tồn tại p̂ ∈ AttR̂

(
0 :Hi

m(M) p
)
thỏa mãn dim(R̂/p̂) =

dim(R/p). Chó ý r»ng p̂ ∈ V
(

AnnR̂(H i
m(M))

)
và p̂ ∩ R ⊇ p. Vì

dim(R̂/p̂) = dim(R/p), nên p̂ là i®ªan nguyên tố tối tiểu của pR̂. Theo

Định lý 1.1.4 H i
m(M) ∼= H i

mR̂
(M̂) như R̂-m«®un nên ta có thể kiểm tra

Psuppi
R̂
M̂ = V

(
AnnR̂(H i

m(M))
)
.

Do ®ã p̂ ∈ Psuppi
R̂
M̂, nghĩa là H i−dim(R̂/p̂)

p̂R̂p̂

(M̂p̂) 6= 0. Vì p̂ là i®ªan nguyên

tố tối tiểu của pR̂ và dim(R̂/p̂) = dim(R/p), nên lại theo Định lý 1.1.4, ta

cã

H
i−dim(R/p)
pRp

(Mp)⊗ R̂p̂
∼= H

i−dim(R̂/p̂)
pR̂p̂

(Mp ⊗ R̂p̂)
∼= H

i−dim(R̂/p̂)
p̂R̂p̂

(M̂p̂) 6= 0.

Vì vậy H i−dim(R/p)
pRp

(Mp) 6= 0, nghĩa là p ∈ Psuppi
RM. Điều này chứng tỏ

V
(

AnnR(H i
m(M))

)
⊆ Psuppi

RM.

(ii) ⇒ (i). Giả sử V
(

AnnR(H i
m(M))

)
= Psuppi

RM. Lấy p ⊇
AnnR(H i

m(M)). Khi đó p ∈ Psuppi
RM , nghĩa là H i−dim(R/p)

pRp
(Mp) 6= 0.

Vì dim(R/p) = dim(R̂/pR̂), nên tồn tại i®ªan p̂ ∈ Ass(R̂/pR̂) thoả mãn

dim(R̂/p̂) = dim(R/p). Vì vậy p̂ ∩ R = p và p̂ là i®ªan nguyên tố tối tiểu

của pR̂. Nhận xét rằng ánh xạ tự nhiên Rp −→ R̂p̂ là hoàn toàn phẳng. Do
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đó theo Định lý đổi cơ sở phẳng (Định lý 1.1.4), ta có

H
i−dim(R̂/p̂)
p̂R̂p̂

(M̂p̂)
∼= H

i−dim(R/p)
pRp

(Mp)⊗ R̂p̂ 6= 0.

Vì vậy p̂ ∈ Psuppi
R̂

(M̂) = V
(

AnnR̂(H i
m(M))

)
. Chú ý rằng H i

m(M) luôn

thỏa mãn tính chất (∗) khi xét như R̂-module. Do đó AnnR̂(0 :Hi
m(M) p̂) = p̂.

Vì thế ta có

p ⊆ AnnR(0 :Hi
m(M) p) ⊆ AnnR̂(0 :Hi

m(M) p̂) ∩R = p̂ ∩R = p.

Điều này chứng tỏ AnnR(0 :Hi
m(M) p) = p. Vậy H i

m(M) thỏa mãn tính chất

(∗).

Cuối cùng giả sử các điều kiện (i) và (ii) thỏa mãn. Khi đó theo (ii)

psdi
RM = dim(R/AnnRH

i
m(M)).

Theo (i) và Mệnh đề 1.4.2, ta có

dim(R/AnnRH
i
m(M)) = N-dimR(H i

m(M))

= dim
(
R̂/AnnR̂(H i

m(M))
)

= psdi
R(M̂).

Đặt N-dimR(H i
m(M)) = s. Lấy p ∈ Psuppi

RM thỏa mãn dim(R/p) = s.

Ta có p ∈ V
(

AnnR(H i
m(M))

)
theo (i)⇒ (ii). Lập luận tương tự như trong

(i)⇒ (ii), tồn tại

p̂ ∈ V
(

AnnR̂(H i
m(M))

)
= Psuppi

R̂
(M̂)

thoả mãn p̂ ∩R = p và dim(R̂/p̂) = dim(R/p) = s.

Ngược lại lấy p̂ ∈ Psuppi
R̂

(M̂) thỏa mãn dim(R̂/p̂) = s. Khi đó

p̂ ∈ V
(

AnnR̂(H i
m(M))

)
. Đặt p = p̂ ∩R. Ta có

p ∈ V
(

AnnR(H i
m(M))

)
= Psuppi

RM

theo Mệnh đề 1.4.3 và theo (ii). Hơn nữa,

s = dim(R̂/p̂) 6 dim(R̂/pR̂) = dim(R/p) 6 s.
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Vì vậy dim(R/p) = s.

áp dụng Định lý 2.1.2 ta có hệ quả sau đưa ra mối liên hệ giữa cấu trúc

vành là catenary phổ dụng và các thớ hình thức là Cohen-Macaulay và điều

kiện các môđun đối đồng điều địa phương thỏa mãn tính chất (∗).

Hệ quả 2.1.3. Nếu vành R/AnnRM là catenary phổ dụng và các thớ hình

thức là Cohen-Macaulay thì H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) với mọi i 6 d.

Chứng minh. Vì vành R/AnnRM là catenary phổ dụng và các thớ hình thức

là Cohen-Macaulay nên theo [7, Mệnh đề 2.5], ta có

V
(

AnnR(H i
m(M))

)
= Psuppi

RM,

với mọi i 6 d. Theo (ii)⇒(i) của Định lý 2.1.2, ta có H i
m(M) thỏa mãn tính

chất (∗) với mọi i 6 d.

Như vậy nếu vành R là catenary phổ dụng và các thớ hình thức là Cohen-

Macaulay thì H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) với mọi i 6 d và với mọi

R-môđun hữu hạn sinhM . Khi cố định một môđunM thì thì điều ngược lại

không luôn đúng. Chẳng hạn xét vành R catenary nhưng không đồng thời là

catenary phổ dụng và có các thớ hình thức là Cohen-Macaulay. Khi đó mọi

R-môđun M chiều 1 luôn có các môđun đối đồng điều với giá cực đại thỏa

mãn tính chất (∗).

Năm 2007, N. T. Cường, N. T. Dung và L. T. Nhàn đã đưa ra đặc trưng

của tính chất (∗) cho môđun đối đồng điều địa phương cấp cao nhất với giá

cực đại Hd
m(M) qua tính catenary của vành R/AnnRH

d
m(M). Cùng với kết

quả đó và Định lý 2.1.2, ta có hệ quả sau, chỉ ra điều kiện cần và đủ để tập

giả giá thứ d của M là đóng.

Hệ quả 2.1.4. Cho q là một iđêan m-nguyên sơ của R. Khi đó các điều kiện

sau là tương đương:
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(i) Psuppd
RM đóng.

(ii) Vành R/AnnR(Hd
m(M)) là catenary.

(iii) Hd
m(M) thỏa mãn tính chất (∗).

(iv) V
(

Ann(Hd
m(M))

)
= Psuppd

RM.

Chứng minh. Theo Định lý 2.1.2, Định lý 4.1.1 và Định lý 1.4.4, ta chỉ

cần chứng minh (i)⇒(ii). Giả sử R/AnnR(Hd
m(M)) không catenary. Vì

R/AnnR(Hd
m(M)) đẳng chiều với chiều Krull d, nên theo Định lý 1.2.3, tồn

tại một iđêan nguyên tố p ⊇ AnnR(Hd
m(M)) thỏa mãn

dim(R/p) + ht
(
p/AnnR(Hd

m(M))
)
< d.

Trước hết ta chứng tỏ rằng dim(R/p) + dim(Mp) < d. Thật vậy, nếu

trái lại sẽ tồn tại iđêan nguyên tố q thỏa mãn AnnRM ⊆ q ⊆ p và

dim(R/p) + ht(p/q) = d. Điều này kéo theo dim(R/q) = d, và dẫn đến

q ∈ AssM . Do đó q ∈ AttR(Hd
m(M)) theo Định lý 1.3.6. Từ đó suy ra

q ⊇ AnnR(Hd
m(M)). Vì vậy

dim(R/p) + ht
(
p/AnnR(Hd

m(M))
)

= d.

Điều vô lý này chứng tỏ khẳng định được chứng minh.

Ta có dim(Mp) < d− dim(R/p) theo khẳng định trên, nên

H
d−dim(R/p)
pRp

(Mp) = 0,

nghĩa là p /∈ Psuppd
RM. Lấy p1 ∈ min V(AnnR(Hd

m(M))) thỏa mãn p1 ⊆ p.

Theo Mệnh đề 1.3.1, ta có p1 ∈ AttR(Hd
m(M)). Suy ra p1 ∈ AssM với

dim(R/p1) = d theo Định lý 1.3.6. Từ đó kéo theo

H
d−dim(R/p1)
p1Rp1

(Mp1
) 6= 0,

nghĩa là p1 ∈ Psuppd
RM. Vì vậy, Psuppd

RM không đóng. Điều này mâu

thuẫn với giả thiết (i). Vậy hệ quả được chứng minh
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Chú ý 2.1.5. Theo Định lý 2.1.2, nếu H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) thì

Psuppi
RM đóng. Điều ngược lại cũng đúng khi i = d (theo Hệ quả 2.1.4).

Tuy nhiên điều này không còn đúng khi i < d. Ví dụ, lấy R là miền

nguyên địa phương Noether chiều 2 được xây dựng bởi Ferrand và Raynaud

[53]. Vành này có tính chất tồn tại q̂ ∈ Ass R̂, dim(R̂/q̂) = 1. Khi đó

Psupp0
RR = ∅, Psupp1

RR = {m}, Psupp2
RR = SpecR. Các tập này đều

đóng nhưng H1
m(R) không thỏa mãn tính chất (∗).

2.2 Tính catenary phổ dụng của vành cơ sở

Trong mục này chúng tôi nghiên cứu tính chất (∗) cho các môđun đối đồng

điều địa phương H i
m(M) với i < d liên hệ với tính catenary phổ dụng và tính

không trộn lẫn của vành địa phương.

Định lý 2.2.1. Giả sử H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) với mọi i < d. Khi đó

R/p là không trộn lẫn với mọi p ∈ AssM và vành R/AnnRM là catenary

phổ dụng.

Chứng minh. Giả sử tồn tại p ∈ AssM mà R/p trộn lẫn, nghĩa là tồn tại

p̂ ∈ Ass(R̂/pR̂) thỏa mãn dim(R̂/p̂) = k < dim(R/p). Rõ ràng k < d.

Theo [33, Định lý 23.2 (ii)], ta có

Ass M̂ =
⋃

q∈Ass M

Ass(R̂/qR̂).

Do đó p̂ ∈ Ass M̂. Vì dim(R̂/p̂) = k nên theo Hệ quả 1.3.5,

p̂ ∈ AttR̂(Hk
m(M)). Từ đó theo Mệnh đề 1.4.2, ta có

N-dimR(Hk
m(M)) = dim

(
R̂/AnnR̂(Hk

m(M))
)
≥ dim(R̂/p̂) = k.

Chú ý rằng N-dimR(Hk
m(M)) 6 k theo Định lý 1.3.10. Vì vậy

N-dimR(Hk
m(M)) = k.
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Theo Mệnh đề 1.3.13, tồn tại dãy các phần tử x1, . . . , xk của m thỏa mãn

m«®un 0 :Hk
m(M) (x1, . . . , xk)R có độ dài hữu hạn. Đặt I = (x1, . . . , xk)R.

Vì k < dim(R/p) nên

ht
(
(I + p)/p

)
6 k < dim(R/p).

Do đó tồn tại iđêan nguyên tố q chứa I + p thỏa mãn q 6= m. Ta có

AnnR(0 :Hk
m(M) q) là m-nguyªn sơ, vì vậy AnnR(0 :Hk

m(M) q) 6= q. Vì

p̂ ∈ Ass(R̂/pR̂) nên p̂ ∩ R = p theo [33, Định lý 23.2 (i)]. Lại vì

p̂ ∈ AttR̂(Hk
m(M)) nên theo Bổ đề 1.3.3, p ∈ AttR(Hk

m(M)). Do đó

q ⊇ p ⊇ AnnR(Hk
m(M)).

Điều này chứng tỏ Hk
m(M) không thỏa mãn tính chất (∗), vô lý. Như vậy

R/p là không trộn lẫn với mọi p ∈ AssM.

Để chứng minh R/AnnRM là catenary phổ dụng, theo Định lý 1.2.7, ta

cần chứng minh R/p là tựa không trộn lẫn với mọi p ∈ V(AnnRM). Thật

vậy, lấy p ∈ V(AnnRM). Khi đó tồn tại q ∈ min(AssM) thỏa mãn q ⊆ p.

Theo (i), ta có R/q là không trộn lẫn. Vì R/p đẳng chiều nên theo Định lý

1.2.6, R/p ∼= (R/q)
/

(p/q) là tựa không trộn lẫn.

Mối liên hệ giữa tính chất (∗) của môđun đối đồng điều cấp d và các

môđun đối đồng điều điều cấp nhỏ hơn d được đưa ra trong hệ quả sau.

Hệ quả 2.2.2. Giả sử H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) với mọi i < d. Khi đó

Hd
m(M) cũng thỏa mãn tính chất (∗).

Chứng minh. Nhận xét rằng vành R/AnnR(Hd
m(M)) là thương của vành

R/AnnRM. Vì H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) với mọi i < d, nên

vành R/AnnRM là catenary phổ dụng theo Định lý 2.2.1. Do đó vành

R/AnnR(Hd
m(M)) là catenary. Như vËyHd

m(M) thỏa mãn tính chất (∗) theo
Định lý 1.4.4.
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Dựa vào Định lý 2.2.1 ta có thể chỉ ra ví dụ chứng tỏ rằng Hệ quả 2.1.3

không còn đúng nữa nếu giả thiết vành R là catenary phổ dụng hoặc các thớ

hình thức là Cohen-Macaulay không được thỏa mãn.

Ví dụ 2.2.3. Tồn tại vành địa phương Noether (R,m) thỏa mãn R không

là catenary phổ dụng hoặc có một thớ hình thức không là Cohen-Macaulay

nhưng tồn tại i < d để H i
m(R) không thỏa mãn tính chất (∗).

Chứng minh. Lấy (R,m) là miền nguyên địa phương Noether catenary phổ

dụng có số chiều d ≥ 3 thỏa mãn R̂ có i®ªan nguyên tố nhúng. Chú ý rằng

miền nguyên như vậy tồn tại theo [7, Ví dụ 3.1]. Khi đó theo Định lý 2.2.1

tồn tại i < d để H i
m(R) không thỏa mãn tính chất (∗) và R có thớ hình thức

không Cohen-Macaulay.

Lấy (R,m) là miền nguyên địa phương Noether catenary thỏa mãn điều

kiện các thớ hình thức của R là Cohen-Macaulay nhưng R không là catenary

phổ dụng. Chú ý rằng miền nguyên như vậy tồn tại theo [22, Ví dụ 28]. Khi

đó theo Định lý 2.2.1 tồn tại i < d để H i
m(R) không thỏa mãn tính chất (∗).

Chú ý rằng ta có Hd
m(R) thỏa mãn tính chất (∗).

Năm 1980, M. Nagata [38] đã đưa ra câu hỏi: Giả sử (R,m) là miền

nguyên địa phương Noether không trộn lẫn. Cho p ∈ Spec(R). Liệu rằng

R/p không trộn lẫn? Năm 1983, M. Brodmann và C. Rotthaus [4] đã xây

dựng một miền nguyên địa phương Noether có số chiều 3 thỏa mãn điều kiện

R̂ là miền nguyên và tồn tại p ∈ SpecR, dimR/p = 2 để R̂/pR̂ có i®ªan

nguyên tố nhúng. Ví dụ này đưa ra câu trả lời phủ định cho câu hỏi của

Nagata. Chúng tôi đưa ra một tiêu chuẩn về tính không trộn lẫn của vành

R/p với p ∈ SuppM và dimR/p ≥ d− 1 trong kết quả sau.

Định lý 2.2.4. Giả sử M không trộn lẫn và H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗)

với mọi i < d. Khi đó R/p cũng không trộn lẫn với mọi p ∈ SuppM thỏa
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mãn dim(R/p) ≥ dư 1.

Chứng minh. Lấy p ∈ SuppM thỏa mãn dim(R/p) ≥ d− 1.

Nếu dim(R/p) = d thì p ∈ AssM và do đó R/p không trộn lẫn theo

Định lý 2.2.1.

Giả sử dim(R/p) = d − 1 và R/p là trộn lẫn. Khi đó tồn tại p̂ ∈
Ass(R̂/pR̂) thỏa mãn

dim(R̂/p̂) = k < dư 1.

Vì M không trộn lẫn nên dim(R/p) = d với mọi p ∈ AssM . Do đó tồn tại

x ∈ p thỏa mãn x là M -chính quy. Vì p ⊇ AnnM/xM và

dim(R/p) = dim(M/xM) = dư 1

nên p ∈ min(Ass(M/xM)). Lại vì

AssR̂(M̂/xM̂) =
⋃

q∈AssR(M/xM)

Ass(R̂/qR̂)

theo [33, Định lý 23.2] suy ra p̂ ∈ Ass(M̂/xM̂). Do dim(R̂/p̂) = k nên

p̂ ∈ AttR̂(Hk
m(M/xM)) theo Hệ quả 1.3.5. Từ dãy khớp

0 −→M
x−→M −→M/xM −→ 0,

ta có dãy khớp cảm sinh

0 −→ Hk
m(M)/xHk

m(M) −→ Hk
m(M/xM) −→ 0 :Hk+1

m (M) x −→ 0.

Vì vậy

p̂ ∈ AttR̂(Hk
m(M)/xHk

m(M)) ∪ AttR̂(0 :Hk+1
m (M) x).

NÕu p̂ ∈ AttR̂

(
Hk

m(M)/xHk
m(M)

)
th× p̂ ∈ AttR̂(Hk

m(M)). Do đó theo [6,

Định lý 11.3.2], p̂R̂p̂ ∈ AttR̂(H0
p̂R̂p̂

(M̂p̂)). Điều này kéo theo p̂R̂p̂ ∈ Ass M̂p̂

hay p̂ ∈ Ass M̂ . Vì vậy theo giả thiết, ta có dim R̂/p̂ = d > k, vô lý. Suy ra
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p̂ ∈ AttR̂(0 :Hk+1
m (M) x). Điều này kéo theo p̂ ∈ V(AnnR̂(Hk+1

m (M))). Do

đó, theo Mệnh đề 1.4.2

N-dimR(Hk+1
m (M)) = dim R̂/AnnR̂H

k+1
m (M) ≥ dim(R̂/p̂) = k.

Chú ý rằng N-dimR(Hk+1
m (M)) 6 k + 1 theo Định lý 1.3.10. Vì vậy

k ≤ N-dimR(Hk+1
m (M)) 6 k + 1.

Nếu N-dimR(Hk+1
m (M)) = k+1 thì theo Mệnh đề 1.4.2, tồn tại iđêan nguyên

tè q̂ ∈ AttR̂

(
Hk+1

m (M)
)
thỏa mãn dim(R̂/q̂) = k + 1. Tương tự như trên,

ta có q̂ ∈ Ass M̂ . Vì M không trộn lẫn nên

dim(R̂/q̂) = d 6= k + 1.

Điều này là vô lý. Vậy N-dimR

(
Hk+1

m (M)
)

= k.V× p̂ ∈ V(AnnR̂H
k+1
m (M))

và dim(R̂/p̂) = k nên ta có p̂ ∈ min AttR̂(Hk+1
m (M)). Do đó

p = p̂ ∩R ∈ AttR(Hk+1
m (M))

theo Bổ đề 1.3.3. Điều này kéo theo

dim
(
R/AnnR(Hk+1

m (M))
)
≥ dim(R/p) = dư1 > k = N-dimR

(
Hk+1

m (M)
)
.

Như vậy theo Mệnh đề 1.4.2 Hk+1
m (M) không thỏa mãn tính chất (∗). Điều

này mâu thuẫn với giả thiết. Vì vậy định lý được chứng minh.

Dựa vào Định lý 2.2.4 ta đưa ra ví dụ sau chứng tỏ chiều ngược lại của

Định lý 2.2.1 là không đúng.

Ví dụ 2.2.5. Tồn tại miền nguyên địa phương Noether (R,m) thỏa mãn R/p

không trộn lẫn với mọi p ∈ AssR và R là catenary phổ dụng nhưng tồn tại

i < dimR để H i
m(R) không thỏa mãn tính chất (∗).

Chứng minh. Xét miền nguyên địa phương Noether có số chiều 3 thỏa mãn

tồn tại p ∈ SpecR, dimR/p = 2 để R̂/pR̂ có i®ªan nguyên tố nhúng (xem
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[4]). Ta có R là catenary phổ dụng, không trộn lẫn, H0
m(R) và H1

m(R) thỏa

mãn tính chất (∗). Vì tồn tại p ∈ Spec(R), dimR/p = 2 và R/p là trộn lẫn

nên theo Định lý 2.2.4 ta có H2
m(R) không thỏa mãn tính chất (∗). Chú ý

rằng H3
m(R) thỏa mãn tính chất (∗).

Kết luận Chương 2

Trong chương này chúng tôi đã thu được các kết quả sau.

- Đưa ra một đặc trưng để môđun đối đồng điều địa phương H i
m(M) thỏa

mãn tính chất (∗) thông qua tập giả giá của M . Đưa ra mối liên hệ giữa giả

chiều thứ i của M , chiều Krull và chiều Noether của H i
m(M). Cũng từ đó

chứng tỏ rằng nếu một vành là catenary phổ dụng và các thớ hình thức là

Cohen-Macaulay thì các môđun đối đồng điều địa phương H i
m(M) thỏa mãn

tính chất (∗) với mọi R-môđun hữu hạn sinh M và với mọi i.

- Chứng tỏ rằng nếu các môđun đối đồng điều địa phương H i
m(M) thỏa mãn

tính chất (∗) với mọi i, trong đóM là một R-môđun hữu hạn sinh cho trước

thì vành R/AnnRM là catenary phổ dụng và các vành R/p là không trộn

lẫn với mọi p ∈ AssM .

- Chỉ ra rằng nếu môđun M là không trộn lẫn thì các vành R/p cũng là

không trộn lẫn với mọi p ∈ SuppM thỏa mãn dimR/p ≥ d − 1 với điều

kiện các môđun đối đồng điều địa phương H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗).
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Chương 3

Môđun đối đồng điều địa phương tựa
không trộn lẫn

Trong suốt chương này, chúng tôi luôn giả thiết (R,m) là vành giao hoán

địa phương Noether với iđêan cực đại duy nhất m. Cho A là một R-môđun

Artin. Cho M là một R-môđun hữu hạn sinh với chiều Krull, dimM = d.

Nhắc lại trong [13], N. T. Cường, N. T. Dung và L. T. Nhàn đã đưa ra mối

liên hệ giữa tính chất (∗) của một loại môđun Artin đặc biệt - môđun đối

đồng điều địa phương cấp cao nhất Hd
m(M) và tính catenary của vành địa

phương R/AnnRH
d
m(M). Cụ thể Hd

m(M) thỏa mãn tính chất (∗) khi và chỉ
khi vành R/AnnRH

d
m(M) là catenary. Nhận xét rằng Hd

m(M) ∼= Hd
mR̂

(M̂)

như các R̂-m«®un. Hơn nữa theo Định lý 1.3.6

AttR̂H
d
m(M) = {p̂ ∈ AssR̂ M̂ | dim(R̂/p̂) = d}.

Từ đó, dựa vào các khái niệm tựa không trộn lẫn, không trộn lẫn đã được

định nghĩa cho các môđun hữu hạn sinh (xem Định nghĩa 1.2.5), chúng tôi

định nghĩa và nghiên cứu lớp môđun Artin tựa không trộn lẫn, lớp môđun

Artin trộn lẫn. Phát triển ý tưởng trong [13], chúng tôi đã chỉ ra rằng nếu

A là môđun Artin tựa không trộn lẫn, A thỏa mãn tính chất (∗) thì vành
R/AnnRA là catenary và dim(R/AnnRA) = dim(R̂/AnnR̂A). Các ví dụ

đã được xây dựng để chỉ ra rằng giả thiết tựa không trộn lẫn là không bỏ đi

được. Từ đó một câu hỏi tự nhiên đặt ra là liệu rằng chiều ngược lại của kết
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quả trên vẫn đúng? Chúng tôi đã chỉ ra ví dụ chứng tỏ rằng chiều ngược lại

là sai. Mặt khác chúng tôi cũng chỉ ra rằng chiều ngược lại là đúng cho một

lớp môđun Artin, đó là lớp môđun đối đồng điều địa phương với giá là iđêan

cực đại và tựa không trộn lẫn. Đây là một sự mở rộng của kết quả chính

trong [13].

Nội dung chính của chương được trình bày dựa theo bài báo [40].

3.1 Môđun Artin tựa không trộn lẫn

Trước hết chúng tôi đưa ra định nghĩa môđun Artin tựa không trộn lẫn và

một số lớp môđun liên quan, đưa ra một số nghiên cứu về môđun Artin tựa

không trộn lẫn làm cơ sở cho việc trình bày kết quả chính trong Tiết 2 của

chương này.

Định nghĩa 3.1.1. Môđun Artin A được gọi là đẳng chiều nếu dim(R/p) =

dim(R/AnnRA) với mọi iđêan nguyên tố gắn kết p ∈ min AttRA và

A được gọi là tựa không trộn lẫn nếu R̂-m«®un A là đẳng chiều, tức là

dim(R̂/p̂) = dim(R̂/AnnR̂A) với mọi p̂ ∈ min AttR̂A. Nếu dim(R̂/p̂) =

dim(R̂/AnnR̂A) với mọi p̂ ∈ AttR̂A thì ta nãi A là không trộn lẫn.

Như vậy rõ ràng nếu A là không trộn lẫn thì A là tựa không trộn lẫn. Một

ví dụ quen thuộc về lớp môđun Artin không trộn lẫn là môđun đối đồng điều

địa phương cấp cao nhất với giá cực đạiHd
m(M). Hơn nữa theo Định lý 1.1.5,

với iđêan I tuỳ ý của R, ta cũng có Hd
I (M) là R-môđun Artin và theo [15,

Định lý A],

AttR̂H
d
I (M) ⊆ {p̂ ∈ AssR̂ M̂ | dim(R̂/p̂) = d}.

Vì thế Hd
I (M) cũng là môđun Artin không trộn lẫn.

Ta biết rằng nếu môđun NoetherM là tựa không trộn lẫn thì với mọi phần

hệ tham số (x1, . . . , xr) củaM , môđunM/(x1, . . . , xr)M cũng là tựa không
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trộn lẫn. Sau đây chúng ta chỉ ra rằng điều tương tự cũng đúng cho các

môđun Artin tựa không trộn lẫn. Đây là một kết quả bổ trợ cho việc chứng

minh kết quả chính của tiết.

Bổ đề 3.1.2. Nếu A là tựa không trộn lẫn thì 0 :A (x1, . . . , xr)R cũng là tựa

không trộn lẫn với mọi phần hệ tham số (x1, . . . , xr) của A.

Chứng minh. Cho N-dimRA = s và (x1, . . . , xr) là một phần hệ tham số

của A. Theo Bổ đề 1.4.2 ta có dim(R̂/AnnR̂A) = s và

dim(R̂/AnnR̂(0 :A (x1, . . . , xr)R)) = N-dim(0 :A (x1, . . . , xr)R)

= s− r.

Lấy p̂ ∈ min AttR̂(0 :A (x1, . . . , xr)R). Khi đó, theo Bổ đề 1.4.2 ta suy

ra dim(R̂/p̂) ≤ s − r. Chó ý rằng p̂ ⊇ AnnR̂A. Do đó p̂1 ⊆ p̂,

với p̂1 ∈ min AttR̂A nào đó. Mặt khác do A là tựa không trộn lẫn nên

dim(R̂/p̂1) = s. Lại có p̂ ∈ min V(p̂1 + (x1, . . . , xr)R̂) nên ht(p̂/p̂1) ≤ r

theo [33, Định lý 13.5]. Do đó ta có

dim(R̂/p̂) = sư ht(p̂/p̂1) ≥ sư r.

Vì thế dim(R̂/p̂) = sư r.

Chú ý rằng nếu môđun Noether M là tựa không trộn lẫn thì M là đẳng

chiều. Thật vậy, giả sử p ∈ min AssM. Vì

AssM = {p̂ ∩R | p̂ ∈ Ass M̂}

nên tồn tại p̂ ∈ Ass M̂ sao cho p̂ ∩ R = p. Gọi q̂ ∈ min Ass M̂ sao cho

q̂ ⊆ p̂. Đặt q = q̂ ∩ R. Khi đó q ∈ AssM và q ⊆ p. Do p là tối tiểu nên

q = p. Vì thế p = q̂ ∩ R với q̂ ∈ min Ass M̂. Do M là tựa không trộn lẫn

nên

d ≥ dim(R/p) ≥ dim(R̂/q̂) = dim M̂ = d.
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Vì thế dim(R/p) = d. Do đóM là đẳng chiều. Tuy nhiên, đối với các môđun

Artin tựa không trộn lẫn thì điều tương tự là không đúng, tức là có những

môđun Artin tựa không trộn lẫn không là đẳng chiều. Sau đây là một ví dụ.

Ví dụ 3.1.3. Tồn tại môđun Artin A tựa không trộn lẫn nhưng không đẳng

chiều.

Chứng minh. Cho R là miền nguyên Noether địa phương có chiều là 3 được

xây dựng bởi M. Brodmann và C. Rotthaus [4] sao cho R̂ là miền nguyên

và có một iđêan nguyên tố p ∈ SpecR để R/p là trộn lẫn. Khi đó tồn tại

p̂ ∈ Ass(R̂/pR̂) với dim(R̂/p̂) < dim(R/p). Vì R̂ là miền nguyên nên ta

suy ra p 6= 0 và p 6= m. Do đó dim(R/p) = 2 và dim(R̂/p̂) = 1. Lấy

0 6= x ∈ p và chọn y, z ∈ m sao cho (x, y, z) là một hệ tham số của R.

Chọn q ∈ Ass(R/(y, z)R) sao cho dim(R/q) = 1. Đặt A = B⊕C, trong đó

B = H1
m(R/p) và C = H1

m(R/q). Khi đó A là R-môđun Artin (xem Định lý

1.1.5). Theo Hệ quả 1.3.5, p̂ ∈ AttR̂B. Do vậy p ∈ AttRB theo Bổ đề 1.3.3

và do đó ta có min AttRB = {p}. Theo Định lý 1.3.6, ta có AttRC = {q}.
Vì dim(R/q) = 1 và dim(R/p) = 2 nên ta có q * p. Ta chứng minh p * q.

Thật vậy, nếu p ⊆ q thì

dim(R/q) ≤ dim(R/(x, y, z)R) = 0.

Điều này là vô lí. Do đó min AttRA = {p, q}. Vì thế A là không đẳng

chiều. Chú ý rằng có các đẳng cấu R̂-m«®un H1
m(R/p) ' H1

mR̂
(R̂/pR̂) vµ

H1
m(R/q) ' H1

mR̂
(R̂/qR̂). Do đó dim(R̂/q̂) ≤ 1 với mọi q̂ ∈ AttR̂A. Do

vậy A là tựa không trộn lẫn.

Kết quả dưới đây đưa ra một điều kiện để một môđun Artin tựa không

trộn lẫn là đẳng chiều. Đây cũng là một kết quả bổ trợ cho việc chứng minh

kết quả chính của tiết.
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Bổ đề 3.1.4. Giả sử A là tựa không trộn lẫn, dim(R/AnnRA) = N-dimA

và I là một iđêan của R. Khi đó A là đẳng chiều và

dim(R/AnnR(0 :A I)) = N-dim(0 :A I).

Chứng minh. Giả sử rằng dim(R/AnnRA) = N-dimA = s. Khi đó theo

Mệnh đề 1.4.2, ta có dim(R̂/AnnR̂A) = s. Lấy p ∈ min AttRA. Vì

dim(R/AnnA) = max{dim(R/p) : p ∈ AttRA}

nên dimR/p ≤ s. Theo Bổ đề 1.3.3, tồn tại p̂ ∈ AttR̂A sao cho p̂ ∩R = p.

Khi đó p̂ ⊇ q̂ với một q̂ ∈ min AttR̂A nào đó. Do vậy q̂∩R ∈ AttRA theo

Bổ đề 1.3.3. Vì p là tối tiểu trong AttRA nên q̂ ∩ R = p. Do A tựa không

trộn lẫn nên dim(R̂/q̂) = s. Do đó dim(R/p) ≥ s. Suy ra dim(R/p) = s.

Vậy A là đẳng chiều.

Tiếp theo, cho một phần hệ tham số (x1, . . . , xr) của A, ta chứng minh

đẳng thức

dim(R/AnnR(0 :A (x1, . . . , xr)R)) = N-dim(0 :A (x1, . . . , xr)R) = sư r.

Ta chứng minh đẳng thức này bằng quy nạp theo r. Cho r = 1 và đặt x = x1.

Lấy p ∈ min V(AnnRA) sao cho dimR/p = s. Khi đó, theo Mệnh đề 1.3.1

ta suy ra p ∈ min AttRA. Do đó, theo Bổ đề 1.3.3, tồn tại p̂ ∈ min AttR̂A

sao cho p = p̂ ∩R. Vì A là tựa không trộn lẫn nên dim(R̂/p̂) = s. Do

dim(R̂/AnnR̂(0 :A x)) = N-dim(0 :A x) = sư 1,

nên ta suy ra

p̂ 6⊇ Rad(AnnR̂(0 :A x)) = Rad(AnnR̂A+ xR̂).

Do đó x /∈ p̂, và vì thế x /∈ p. Suy ra x là phần tử tham số của vành địa

phương R/AnnRA, tức là dim(R/(AnnRA+ xR)) = s− 1. Vậy

dim(R/AnnR(0 :A x)) 6 dimR/AnnRA+ xR = sư 1.
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Theo Mệnh đề 1.3.9,

dim(R/AnnR(0 :A x)) ≥ N-dim(0 :A x) = sư 1.

Suy ra ta có đẳng thức đúng với r = 1. Cho r > 1. Đặt B = 0 :A

(x1, . . . , xr−1)R. Theo giả thiết quy nạp ta có

N-dimB = dim(R/AnnRB) = sư r + 1.

Vì B là tựa không trộn lẫn theo Bổ đề 3.1.2 và xr là phần tử tham số của B

nên áp dụng kết quả cho trường hợp r = 1 ta nhận được

N-dim(0 :B xr) = dim(R/AnnR(0 :B xr)) = sư r.

Vậy, đẳng thức trên được chứng minh.

Bây giờ ta xét I là một iđêan của R. Đặt N-dim(0 :A I) = s− r. Khi đó,
theo Mệnh đề 1.3.13, tồn tại một phần hệ tham số (x1, . . . , xr) của A trong

I. Vì thế, theo đẳng thức trên và theo Mệnh đề 1.3.9, ta có

sư r = N-dim(0 :A (x1, . . . , xr)R) = dim(R/AnnR(0 :A (x1, . . . , xr)R)

≥ dim(R/AnnR(0 :A I))

≥ N-dim(0 :A I) = s− r.

Vậy, bổ đề được chứng minh.

Định lý sau đây là kết quả chính của tiết, đưa ra mối liên hệ giữa tính chất

(∗) của môđun Artin tựa không trộn lẫnA, tính catenary của vànhR/AnnRA

và chiều của A.

Định lý 3.1.5. Giả sử A là tựa không trộn lẫn. Nếu A thỏa mãn tính chất

(∗) thì vành R/AnnRA là catenary và

dim(R/AnnRA) = N-dimRA.
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Chứng minh. Giả sử N-dimA = s. Do A thỏa mãn tính chất (∗) nên theo

Mệnh đề 1.4.2, ta có

dim(R/AnnRA) = N-dimA = dim(R̂/AnnR̂A) = s.

Mặt khác do A là tựa không trộn lẫn và dim(R/AnnRA) = N-dimA nên

theo Bổ đề 3.1.4, ta có A là đẳng chiều. Theo Mệnh đề 1.3.1 và [31, 2.3], ta

suy ra vành R/AnnRA là đẳng chiều. Vì thế, theo Định lý 1.2.3, để chứng

minh vành R/AnnRA là catenary ta chỉ cần chỉ ra rằng

dim(R/p) + ht(p/AnnRA) = s

với mọi iđêan nguyên tố p ⊇ AnnRA. Lấy p ∈ V(AnnRA). Đặt N-dim(0 :A

p) = s− k. Theo Mệnh đề 1.3.13, tồn tại một phần hệ tham số (x1, . . . , xk)

của A chứa trong p. Đặt J0 = 0 và Ji = (x1, . . . , xi)R với mọi i = 1, . . . , k.

Với mỗi i cho trước, theo Bổ đề 3.1.4, ta có 0 :A Ji là tựa không trộn lẫn.

Hơn nữa, theo Bổ đề 3.1.2

dim(R/AnnR(0 :A Ji)) = N-dim(0 :A Ji) = sư i.

Vì thế, theo Bổ đề 3.1.4, 0 :A Ji là đẳng chiều. Vì A thoả mãn tính chất (∗)
nên p = AnnR(0 :A p). Suy ra p ⊇ AnnR(0 :A Jk). Theo Mệnh đề 1.3.1 (ii),

ta có p ⊇ pk với một pk ∈ min AttR(0 :A Jk) nào đó. Tiếp tục lập luận trên,

ta nhận được một dãy iđêan nguyên tố

p ⊇ pk ⊇ pk−1 ⊇ . . . ⊇ p0 ⊇ AnnRA,

trong đó pi ∈ min AttR(0 :A Ji) với mọi i = 0, . . . , k. Vì 0 :A Ji là

đẳng chiều nên dim(R/pi) = s − i. Vì thế pi 6= pi+1 với mọi i. Suy ra

ht(p/AnnRA) ≥ k, và do đó dim(R/p) + ht(p/AnnRA) = s.

Giả thiết tựa không trộn lẫn của A trong Định lí 3.1.5 là không bỏ đi được.

Các ví dụ sau đây chỉ ra điều này.
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Ví dụ 3.1.6. Tồn tại một R-môđun Artin A không là tựa không trộn lẫn sao

cho A thỏa mãn tính chất (∗), dim(R/AnnRA) = N-dimRA, nhưng vành

R/AnnRA không là catenary.

Chứng minh. Giả sử (R,m) là miền nguyên Noether không catenary có chiều

d ≥ 3. Chú ý rằng một miền nguyên như vậy luôn tồn tại (xem [3]). Kí hiệu

E(R/m) là bao nội xạ của trường thặng dư R/m. Đặt A = E(R/m). Khi

đó theo [6, Định lý 10.2.5]), A là R-môđun Artin. Theo [12, Bổ đề 4.4], A

thỏa mãn tính chất (∗). Do đó dim(R/AnnRA) = N-dimRA theo Mệnh đề

1.4.2. Vì R là miền nguyên nên theo [47, Định lý 2.6], ta có

AttRA = AssR = {0}.

Do đó theo Mệnh đề 1.3.1, ta có AnnRA = 0. Vì thế vành R/AnnRA = R

là không catenary.

Ta chứng minh A không là tựa không trộn lẫn. Chú ý rằng có đẳng cấu

các R̂-m«®un E(R/m) ' E(R̂/m̂). Do đó theo [47, Định lý 2.6], ta có

AttR̂A = Ass R̂. Suy ra min Ass(R̂) = min AttR̂A. Vì R không catenary

nên nó không catenary phổ dụng. Do đó theo Định lý 1.2.6, ta suy ra R̂ là

không đẳng chiều. Vì thế tồn tại p̂ ∈ min Ass R̂ = min AttR̂A sao cho

dim(R̂/p̂) < dim R̂. Lại có

AnnR̂A =
∞⋂

n=1

(mR̂)n = 0

theo [50, Mệnh đề 4.23], nên

dim(R̂/p̂) < dim(R̂/AnnR̂A) = N-dimA.

Vậy A không là tựa không trộn lẫn.

Ví dụ 3.1.7. Tồn tại R-môđun Artin A không là tựa không trộn lẫn sao cho

R/AnnRA là catenary và dim(R/AnnRA) = N-dimA, nhưng A không

thỏa mãn tính chất (∗).
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Chứng minh. Gọi R là miền nguyên Noether địa phương chiều 3 được xây

dựng bởi M. Brodmann và C. Rotthaus [4] sao cho R̂ là miền nguyên và

R/p trộn lẫn với một i®ªan p ∈ SpecR. Chọn p̂ ∈ Ass(R̂/pR̂) sao cho

dim(R̂/p̂) < dim(R/p). Như trong Ví dụ 3.1.3, ta có dim(R/p) = 2,

dim(R̂/p̂) = 1 và p̂ ∈ min AttR̂(H1
m(R/p)). Chó ý rằng thành phần p̂-

thứ cấp của H1
m(R/p) không phụ thuộc vào biểu diễn thứ cấp tối tiểu của

H1
m(R/p) (xem [31]). Gọi B là thành phần p̂-thø cấp của H1

m(R/p) xét như

R̂-m«®un. Khi đó AttR̂B = {p̂} và kéo theo AttRB = {p}. Lấy x ∈ m \ p

và chọn p1 ∈ Ass(R/(p + xR)) sao cho dim(R/p1) = 1. Lấy y ∈ m \ p1.

Khi đó dim(R/yR) = 2. Chọn q ∈ Ass(R/yR) sao cho dim(R/q) = 2. Đặt

C = H2
m(R/q). Vì ta có đẳng cấu các R̂-m«®un H2

m(R/q) ∼= H2
mR̂

(R̂/qR̂)

nên theo Định lý 1.3.6 ta suy ra AttRC = {q} và

AttR̂C = {q̂ ∈ Ass(R̂/qR̂) | dim(R̂/q̂) = 2}.

Đặt A = B ⊕ C. Khi đó A là R-môđun Artin, AttRA = {p, q} và

AttR̂A = {p̂} ∪ {q̂ ∈ Ass(R̂/qR̂) | dim(R̂/q̂) = 2}.

Vì y ∈ q \ p1 và p ⊆ p1 nên ta có q 6⊆ p. Do đó q̂ 6⊆ p̂ với mọi q̂ ∈ AttR̂C.

Vì thế p̂ ∈ min AttR̂A. Vậy A không là tựa không trộn lẫn.

Vì R̂ là miền nguyên nên R là catenary phổ dụng theo Định lý 1.2.6.

Vì thế vành R/AnnRA là catenary. Hơn nữa theo Bổ đề 1.3.1, ta có

dim(R̂/AnnR̂A) = 2 và dim(R/AnnRA) = 2. Cuối cùng ta chứng minh

A không thoả mãn (∗). Chú ý rằng p1 ⊇ p ⊇ AnnRA. Vì y ∈ q \ p1 nên ta

suy ra p1 6⊇ q. Chú ý rằng AttRC = {q} và dim(R/p1) = 1. Vì thế

dim
(
R/AnnR(0 :C p1)

)
6 dim

(
R/(p1 + AnnRC)

)
= dim

(
R/(p1 + q)

)
= 0.

Do đó AnnR(0 :C p1) là m-nguyên sơ. Vì thế AnnR(0 :C p1) 6= p1. Từ dãy
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khớp

0 −→ R/p
x−→ R/p −→ R/(p + xR) −→ 0,

ta có dãy khớp cảm sinh

0 −→ H0
m

(
R/(p + xR)

)
−→ H1

m(R/p)
x−→ H1

m(R/p).

Suy ra 0 :H1
m(R/p) x ∼= H0

m

(
R/(p + xR)

)
và do đó 0 :H1

m(R/p) x có độ dài

hữu hạn. Vì x ∈ p1 nên 0 :B p1 là R-môđun có độ dài hữu hạn. Suy ra

AnnR(0 :B p1) 6= p1. Vì thế

AnnR(0 :A p1) = AnnR(0 :B p1) ∩ AnnR(0 :C p1) 6= p1.

Vậy A không thoả mãn tính chất (∗).

3.2 Môđun đối đồng điều địa phương với giá cực đại

Một câu hỏi tự nhiên đặt ra là chiều ngược lại của Định lý 3.1.5 còn đúng

không? Chúng tôi sẽ chỉ ra ví dụ chứng tỏ rằng nhìn chung chiều ngược lại

là sai. Ví dụ này được xây dựng dựa trên miền nguyên chiều 3 đưa ra bởi

C. Huneke [21]. Để thuận lợi cho việc trình bày ví dụ, ta nhắc lại khái niệm

môđun đối hữu hạn. Giả sử I là một iđêan của R. Một R-môđun N được gọi

là I-đối hữu hạn nếu Supp(N) ⊆ V(I) và Exti
R(R/I,N) là hữu hạn sinh

với mọi i ≥ 0. Sử dụng đối ngẫu Matlis (Định lý 1.1.6), ta có một môđun là

m-đối hữu hạn nếu và chỉ nếu nó là môđun Artin. Như vậy môđun đối đồng

điều địa phương H i
m(M) là m-đối hữu hạn với mọi R-môđun hữu hạn sinh

M . Trong [19], R. Hartshorne đã đưa ra câu hỏi H i
I(M) là I-đối hữu hạn

với mọi i? Tuy nhiên R. Hartshorne đã chỉ ra rằng nhìn chung điều đó là

không đúng, đồng thời ông chứng tỏ rằng nếu R là vành địa phương, chính

quy, đầy đủ, p là iđêan nguyên tố thỏa mãn dimR/p = 1 thì H i
p(M) hữu

hạn sinh với mọi i. D. Delfino và T. Marley [14] đã mở rộng kết quả của R.

Hartshorne cho một vành giao hoán địa phương Noether và p là một iđêan
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bất kỳ chiều 1 của R. Hơn nữa họ chỉ ra tính đối hữu hạn của môđun đối

đồng điều địa phương cấp cao nhất.

Bổ đề 3.2.1. [14, Định lý 3] Giả sử I là một iđêan của R vàM là R-môđun

hữu hạn sinh chiều d. Khi đó Hd
I (M) là I-đối hữu hạn.

Ví dụ 3.2.2. Cho k là một trường đặc số 0, R =
(k[x,y,u,v]

(f)

)
m
, trong đó

k[x, y, u, v] là vành đa thức của các biến x, y, u, v, f = xy − ux2 − vy2 và

m = (x, y, u, v). Đặt p = (y, u, v)R. Ta cóR là miền nguyên, catenary chiều

3, p là iđêan nguyên tố ht(p) = 2 (xem [21, Ví dụ 6.2]). Khi đó 0 6= H3
p(R)

là môđun Artin tựa không trộn lẫn,

dimR/AnnRH
3
p(R) = dim R̂/AnnR̂H

3
p(R) = 3

nhưng H3
p(R) không thỏa mãn tính chất (∗).

Kết quả sau bổ trợ cho việc chứng minh ví dụ trên.

Bổ đề 3.2.3. Trong vành các chuỗi luỹ thừa hình thức k[[x, y, u, v]] tồn tại

sự phân tích

f = xy − ux2 − vy2 = (x− vy + a3 + a4 + · · · )(y − ux+ b3 + b4 + · · · ),

trong đó ai, bi, với mọi i ≥ 3 là các đa thức thuần nhất bậc i và thuộc vào

iđêan sinh bởi y, u, v của k[[x, y, u, v]].

Chứng minh. Ta dễ dàng chứng minh sự tồn tại của ai, bi, với mọi i ≥ 3 bằng

quy nạp theo i.

Chứng minh Ví dụ 3.2.2. Gọi R̂ là đầy đủ hóa của R theo t«p« m-adic. Mét

phần tử của k[[x, y, u, v]] khả nghịch nếu nó chứa số hạng tự do khác không.

Vì vậy dễ thấy x− vy+ a3 + a4 + · · · và y− uv+ b3 + b4 + · · · trong Bổ đề

3.2.3 là bất khả quy trong k[[x, y, u, v]]. Đặt p̂1 = (x− vy+ a3 + a4 + · · · )R̂
và p̂2 = (y − uv + b3 + b4 + · · · )R̂. Ta có các i®ªan đó là nguyên tố và

dim R̂/p̂1 = dim R̂/p̂2 = 3.
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Mặt khác theo Bổ đề 3.2.3, ta có (f)R̂ = p̂1 ∩ p̂2. Do đó Assh R̂ = {p̂1, p̂2}.
Vì pR̂ + p̂1 = mR̂, nên theo Định lý triệt tiêu Lichtenbaum-Hartshorne [6,

Định lý 8.2.1], ta có H3
p(R) 6= 0. Lại vì

pR̂ + p̂2 = pR̂ ( mR̂

nên theo [15, Hệ quả 2], ta có AttR̂H
3
p(R) = {p̂1}. Vì vậy p̂1 ∩ R ∈

AttRH
3
p(R) theo Bổ đề 1.3.3. Vì 0 ⊆ p̂1 ∩ R là các i®ªan nguyên tố của R

và

dimR/p̂1 ∩R ≥ dim R̂/p̂1 = 3

nªn 0 = p̂1 ∩ R ∈ AttRH
3
p(R). Điều này kéo theo AnnRH

3
p(R) = 0. Vì

vậy p ∈ V(AnnRH
3
p(R)). Vì H3

p(R) là môđun Artin nên theo Bổ đề 3.2.1

m«®un 0 :H3
p(R) p = Hom(R/p;H3

p(R)) có độ dài hữu hạn. Điều này chứng

tỏ AnnR(0 :H3
p(R) p) 6= p, hay H3

p(R) không thỏa mãn tính chất (∗).

Sau đây chúng tôi sẽ chứng tỏ rằng chiều ngược lại của Định lý 3.1.5 vẫn

còn đúng cho một lớp môđun Artin. Đó là các môđun đối đồng điều địa

phương với giá là iđêan cực đại và tựa không trộn lẫn. Đây là kết quả chính

của tiết và cũng là của chương. Cũng cần chú ý thêm rằng luôn tồn tại môđun

đối đồng điều địa phương với giá là iđêan cực đại nhưng không là tựa không

trộn lẫn. Chẳng hạn, xét vành R = k[[x, y, z]] vành các chuỗi lũy thừa hình

thức trên trường k. Khi đó R là một vành đầy đủ theo tôpô (x, y, z)-adic.

Đặt

m = (x, y, z), M ′ = (x, y), M ′′ = R/(z), M = M ′ ⊕M ′′.

Ta có theo Định lý 1.3.6 AttRH
2
m(M ′′) = {(z)}. Từ dãy khớp

0 −→M ′ −→ R −→ R/(x, y) −→ 0,

ta cã H2
m(M ′) ∼= H1

m(R/(x, y)). Theo Định lý 1.3.6Suy ra

AttRH
2
m(M ′) = AttRH

1
m(R/(x, y)) = {(x, y)}.
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Vì H2
m(M) ∼= H2

m(M ′)⊕H2
m(M ′′) nên dễ thấy

min AttRH
2
m(M) = {(z), (x, y)}.

Vậy H2
m(M) không là tựa không trộn lẫn.

Định lý 3.2.4. Giả sử H i
m(M) là tựa không trộn lẫn. Khi đó các điều kiện

sau là tương đương:

(i) H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗).

(ii) Vành R/AnnR(H i
m(M)) là catenary và

dim
(
R/AnnR(H i

m(M))
)

= dim
(
R̂/AnnR̂H

i
m(M))

)
.

Chứng minh. (i)⇒(ii) được suy ra từ Định lí 3.1.5. Ta chứng minh (ii)⇒(i).

Theo Định lý 2.1.2, ta chỉ cần chứng minh Psuppi
R(M) = V(AnnRH

i
m(M)).

Cho p ∈ Psuppi
RM. Khi ®ã H i−dim(R/p)

pRp
(Mp) 6= 0. Vì thế tồn tại

qRp ∈ AttRp

(
H

i−dim(R/p)
pRp

(Mp)
)

với q ⊆ p nào đó. Theo Định lý 1.3.4, ta có q ∈ AttR(H i
m(M)). Vì thế

p ⊇ q ⊇ AnnR(H i
m(M)).

Suy ra Psuppi
RM ⊆ V

(
AnnR(H i

m(M))
)
.

Ngược lại, cho p ∈ V(AnnR(H i
m(M))). Đặt N-dimH i

m(M) = k. Khi đó

dim(R̂/AnnR̂H
i
m(M)) = k theo Mệnh đề 1.4.2 và

dim(R/AnnRH
i
m(M)) = k

theo giả thiết. Theo (ii) của Mệnh đề 1.3.1, ta có p ⊇ q với q ∈
min AttR(H i

m(M)) nào đó. Vì H i
m(M) là đẳng chiều theo Bổ đề 3.1.4,

nên ta có dim(R/q) = k. Vì q ∈ min AttR(H i
m(M)) nên tồn tại q̂ ∈

min AttR̂(H i
m(M)) sao cho q̂ ∩ R = q. Do H i

m(M) là không trộn lẫn nên

dim R̂/q̂ = k. Chó ý rằng q̂ ∈ V(AnnR̂H
i
m(M)). Vì thế q̂ ∈ Psuppi

R̂
(M̂).
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Suy ra H i−dim R̂/q̂

q̂R̂q̂

(M̂q̂) 6= 0. Vì đồng cấu tự nhiên Rq −→ R̂q̂ là phẳng nên

theo Định lí chuyển cơ sở phẳng (Định lý 1.1.4) ta có

H
i−dim R̂/q̂

q̂R̂q̂

(M̂q̂) ∼= H
i−dim R/q
qRq

(Mq)⊗ R̂q̂.

Do ®ã H i−dim R/q
qRq

(Mq) 6= 0 và vì thế AttRq
(H

i−dim R/q
qRq

(Mq)) 6= ∅. Theo Định

lý 1.3.4, ta suy ra

AttRp
(H

i−dim R/q+ht p/q
pRp

(Mp)) 6= ∅.

Do ®ã H i−dim R/q+ht p/q
pRp

(Mp) 6= 0. Vì R/AnnR(H i
m(M)) là catenary và

p ⊇ q ⊇ AnnR(H i
m(M))

nên ta có theo Mệnh đề 1.2.2

i− dimR/q + ht p/q = i− dimR/p.

Do ®ã H i−dim R/p
pRp

(Mp) 6= 0, tức là p ∈ Psuppi
R(M). Vậy

V(AnnRH
i
m(M)) = Psuppi

RM

hay H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗).

Chú ý 3.2.5. (i) Môđun đối đồng điều địa phương cấp cao nhất Hd
m(M) là

không trộn lẫn và theo Định lý 1.3.10, ta có

dim(R̂/AnnR̂H
d
m(M)) = dim(R/AnnRH

d
m(M)) = d.

Vì thế, từ Định lí 3.2.4, ta có thể nhận lại kết quả chính trong [13]: Hd
m(M)

thoả mãn điều kiện (∗) nếu và chỉ nếu R/AnnRH
d
m(M) là vành catenary.

(ii) Điều kiện dim
(
R/AnnR(H i

m(M))
)

= dim
(
R̂/AnnR̂H

i
m(M))

)
trong Định lí 3.2.4 là không thể bỏ đi được. Thật vậy, xét miền nguyên

địa phương Noether, chiều 2, được xây dựng bởi M. Nagata [37], thỏa mãn

R̂ ∼= k[[x,y,z]]
(x)∩(y,z) . Đặt p̂1 = (x)/ s, p̂2 = (y, z)/ s, trong đó s = (x) ∩ (y, z).

Theo [6, Hệ quả 11.3.5 và Bài tập 11.3.9], ta có AttR̂H
1
m(R) = {p̂2}. Do
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đó H1
m(R) là tựa không trộn lẫn. Rõ ràng vành R/AnnRH

1
m(R) là catenary.

Mặt khác tương tự như [12, Ví dụ 4.1 và Ví dụ 4.2], ta có H1
m(R) không thỏa

mãn tính chất (∗),

dimR/AnnRH
1
m(R) = 2 > dim R̂/AnnR̂H

1
m(R) = 1.

(iii) Cho đến nay chúng tôi chưa xây dựng được ví dụ chứng tỏ rằng giả

thiết tựa không trộn lẫn của H i
m(M) trong Định lý 3.2.4 là cần thiết.

Một hệ quả của Định lý 3.2.4 cho ta đặc trưng sau của vành catenary.

Hệ quả 3.2.6. Các điều kiện sau là tương đương:

(i) R là catenary;

(ii) Với mọi R-môđun hữu hạn sinhM , nếu H i
m(M) là tựa không trộn lẫn

và dim(R/AnnRH
i
m(M)) = dim(R̂/AnnR̂H

i
m(M)) thì H i

m(M) thỏa mãn

tính chất (∗), với mọi i = 0, ..., dimM ;

(iii) Với mọi R-môđun hữu hạn sinh M , nếu H i
m(M) là không trộn lẫn

và dim(R/AnnRH
i
m(M)) = dim(R̂/AnnR̂H

i
m(M)) thì H i

m(M) thỏa mãn

tính chất (∗), với mọi i = 0, ..., dimM ;

(iv) Môđun đối đồng điều địa phương cấp cao nhất Hdim M
m (M) thỏa mãn

tính chất (∗) với mọi R-môđun hữu hạn sinh M .

Chứng minh. (i)⇒(ii). Lấy i ∈ {0, ..., dimM}. Giả sử H i
m(M) là tựa không

trộn lẫn và

dim(R/AnnRH
i
m(M)) = dim(R̂/AnnR̂H

i
m(M)).

Vì R là catenary nên vành R/AnnRH
i
m(M) là catenary. Do đóH i

m(M) thỏa

mãn tính chất (∗) theo Định lý 3.2.4.

(ii)⇒(iii) là hiển nhiên.
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(iii)⇒(iv). Giả sửM là một R-môđun hữu hạn sinh. Ta có Hdim M
m (M) là

không trộn lẫn. Hơn nữa

dim
(
R/AnnR(Hdim M

m (M))
)

= dimM

= dim M̂

= dim
(
R̂/AnnR̂(Hdim M

m (M))
)
,

theo Định lý 1.3.10 (ii). Do đó Hdim M
m (M) thỏa mãn tính chất (∗) theo (iii).

(iv)⇒(i). Ta chỉ cần chứng minh R/p là catenary, với mọi p ∈ AssR. Thật

vậy, giả sử p ∈ AssR. Đặt dim(R/p) = k. Theo giả thiết Hk
m(R/p) thỏa

mãn tính chất (∗). Vì Hk
m(R/p) là không trộn lẫn nên theo Định lý 3.1.4, ta

có vành R/AnnR(Hk
m(R/p)) là catenary. Vì AttR(Hk

m(R/p)) = {p} theo
Định lý 1.3.6 nên ta có p ⊇ AnnR(Hk

m(R/p)). Do đó R/p là catenary.

Kết luận Chương 3

Trong chương này chúng tôi đã thu được các kết quả sau.

- Nghiên cứu một số tính chất cơ bản của lớp môđun Artin tựa không trộn

lẫn, từ đó chứng tỏ rằng nếu A thỏa mãn tính chất (∗) thì vành R/AnnRA

là catenary và dim(R/AnnRA) = dim(R̂/AnnR̂A) với điều kiện A là tựa

không trộn lẫn. Xây dựng các ví dụ chứng tỏ rằng giả thiết A tựa không trộn

lẫn trong khẳng định trên là không thể bỏ đi được. Chỉ ra ví dụ chứng tỏ rằng

chiều ngược lại của kết quả này là không đúng.

- Chỉ ra rằng môđun đối đồng điều địa phương H i
m(M) tựa không trộn lẫn

thì H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) nếu và chỉ nếu R/AnnR(H i

m(M)) là

catenary và dim
(
R/AnnR(H i

m(M))
)

= dim
(
R̂/AnnR̂H

i
m(M))

)
với i là

một số nguyên không âm cho trước. Đây là một sự mở rộng kết quả chính

trong [13].
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Chương 4

ứng dụng của tính chất (∗)

Trong suốt chương này, chúng tôi luôn giả thiết (R,m) là vành giao hoán địa

phương Noether với iđêan tối đại duy nhất m. Cho M là một R-môđun hữu

hạn sinh với chiều Krull dimM = d.

Trong chương này, chúng tôi đưa ra một số ứng dụng của tính chất (∗) của
môđun đối đồng điều địa phương. ứng dụng đặc trưng của tính chất (∗) của
môđun đối đồng điều địa phương trong Định lý 2.1.2, chúng tôi thu được

tính chất đóng cho các tập giả giá và công thức bội liên kết cho các môđun

H i
m(M) với mỗi i cho trước, mở rộng kết quả của M. Brodmann và R. Y.

Sharp trong [7]. Thông qua tính chất (∗) của các môđun đối đồng điều, chúng

tôi đưa ra điều kiện cần và đủ để môđun đối đồng điều địa phương cấp cao

nhất Hd
m(M) thỏa mãn tính chất dịch chuyển địa phương và đưa ra điều kiện

cần và đủ để các môđun H i
m(M) thỏa mãn tính chất dịch chuyển địa phương

cho tập các iđêan nguyên tố tối tiểu. Bên cạnh đó, chúng tôi đưa ra một số

tính chất của tập các iđêan nguyên tố gắn kết cho các môđun đối đồng điều

địa phương trong mối liên hệ với các tập giả giá và tập giá của M dưới điều

kiện các môđun đối đồng điều địa phương thỏa mãn tính chất (∗).

Nội dung của chương được trình chủ yếu theo bài báo [1] và một phần bài

báo [39].
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4.1 Bội của môđun đối đồng điều địa phương

Nhắc lại rằng với q là iđêan của R sao cho `(M/qM) < ∞ thì hàm

`(M/qn+1M) (theo biến nguyên dương n) là một đa thức bậc d với hệ số

hữu tỷ khi n đủ lớn. Ta có thể biểu diễn đa thức này dưới dạng

Σq
M(n) = `(M/qn+1M) =

e(q,M)

d!
nd + đa thức có bậc nhỏ hơn d

khi n� 0, trong đó e(q,M) là một số nguyên dương và được gọi là số bội

của M ứng với q (xem [33, Chương 5] hoặc [8, Chương 4]). Lí thuyết bội

đóng một vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu các môđun hữu hạn sinh

trên vành địa phương. Một trong những tính chất cơ bản của số bội là công

thức sau đây, được gọi là công thức liên kết của số bội (xem [33, Định lý

14.7])

e(q,M) =
∑

p∈SuppM,dim R/p=d

`Rp
(Mp)e(q, R/p).

Đối với R-môđun Artin A, theo suy nghĩ đối ngẫu, chúng ta cũng dễ dàng

định nghĩa được số bội thông qua đa thức Hilbert-Samuel của nó. Nhắc lại

rằng theo [24], nếu q là iđêan của R sao cho 0 :A q có độ dài hữu hạn thì

`(0 :A qn+1) là một đa thức bậc N-dimA với hệ số hữu tỷ khi n đủ lớn, ký

hiệu θq
A(n). Đặt N-dimA = s, ta có thể biểu diễn

θq
A(n) = `(0 :A qn+1) =

e(q, A)

s!
ns + đa thức có bậc nhỏ hơn s

khi n � 0, trong đó e(q, A) là một số nguyên dương. Ta gọi e(q, A) là số

bội của A ứng với q (xem[11], [7]). Cho đến nay người ta chưa xây dựng

được một công thức bội liên kết cho các môđun Artin tương tự như công

thức bội liên kết cho các môđun hữu hạn sinh. M. Brodmann và R. Y. Sharp

(2002) đã tìm cách xây dựng công thức bội liên kết cho một loại môđun

Artin đặc biệt, đó là môđun H i
m(M). Để làm được điều này, trước hết họ

giới thiệu khái niệm tập giả giá thứ i của M (xem Định nghĩa 2.1.1). Họ
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đã chứng minh rằng nếu R là vành catenary phổ dụng và có các thớ hình

thức là Cohen-Macaulay thì tập giả giá Psuppi
R(M) là tập con đóng và ta

có công thức liên kết của bội e(q, H i
m(M)) cho H i

m(M) tương ứng với iđêan

m-nguyên sơ q của R, với mọi M và với mọi i

e(q, H i
m(M)) =

∑
p∈Psuppi

R(M)

dim(R/p)=psdi
R(M)

`Rp

(
H

i−dim(R/p)
pRp

(Mp)
)
e(q, R/p).

ứng dụng Định lý 2.1.2, chúng tôi mở rộng kết quả trên của M. Brodmann

và R. Y. Sharp cho trường hợp H i
m(M) thoả mãn tính chất (∗).

Định lý 4.1.1. Giả sử i ≥ 0 là một số nguyên và N-dimR(H i
m(M)) = s. Với

mỗi p ∈ Psuppi
RM , đặt

T (p) = {p̂ ∈ Psuppi
R̂

(M̂) : dim(R̂/p̂) = dim(R/p), p̂ ∩R = p}.

Giả sử H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗). Khi đó các mệnh đề sau là đúng.

(i) Psuppi
RM là tập đóng.

(ii) Nếu p ∈ Psuppi
RM với dim(R/p) = s thì T (p) 6= ∅,

`Rp

(
H

i−dim(R/p)
pRp

(Mp)
)
có độ dài hữu hạn khác không và

`R̂p̂

(
H

i−dim(R̂/p̂)
p̂R̂p̂

(M̂p̂)
)

= `Rp

(
H

i−dim(R/p)
pRp

(Mp)
)
`R̂p̂

(R̂p̂/pR̂p̂)

với mọi p̂ ∈ T (p).

(iii) Cho q là một iđêan m-nguyên sơ của R. Giả sử H i
m(M) 6= 0. Khi đó

bội e(q, H i
m(M)) của H i

m(M) tương ứng với q thỏa mãn

e(q, H i
m(M)) =

∑
p∈Psuppi

R(M)

dim(R/p)=psdi(M)

`Rp

(
H

i−dim(R/p)
pRp

(Mp)
)
e(q, R/p).

Chứng minh. Khẳng định (i) được suy ra từ Định lý 2.1.2.

(ii) và (iii). Đặt θq
A(n) := `R(0 :A qn+1), Σq

M(n) := `R(M/qn+1M) lÇn

lượt là các đa thức bậc s và d khi n đủ lớn.
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Trường hợp đặc riêng. Giả sử (R,m) là ảnh đồng cấu của một vành địa

phương Gorenstein (R′,m′), dimR = n, dimR′ = n′ và f : R′ −→ R là

toàn cấu. Đặt K i
M = Extn′−i

R′ (M,R′). Theo Định lý Đối ngẫu địa phương

(Định lý 1.1.7)

H i
m(M) ∼= DR(K i

M).

Từ đó theo [49, Bổ đề 2.4], ta có

0 :Hi
m(M) qn+1 ∼= 0 :DR(Ki

M ) qn+1 ∼= DR(K i
M/q

n+1K i
M).

Vì vậy khi n đủ lớn

θq
Hi

m(M)(n) = `R(0 :Hi
m(M) qn+1) = `R(DR(K i

M/q
n+1K i

M))

= `R(K i
M/q

n+1K i
M)

= Σq

Ki
M

(n).

Điều này kéo theo

e(q, H i
m(M)) = e(q, Ki

M) =
∑

p∈Suppi
R(Ki

M )
dim(R/p)=dim Ki

M

`Rp
(K i

M)pe(q, R/p).

Với mỗi p ∈ Spec(R), đặt p′ = f−1(p). Khi đó dimR′/p′ = dimR/p, R′p′

là vành Gorenstein, dimR′p′ = n′ − dimR/p và f cảm sinh ánh xạ

f ′ : R′p′ −→ Rp, f
′(r′/s′) = f(r′)/f(s′),

với mọi r′ ∈ R′, s′ ∈ R′ \ p′. Hơn nữa, ta có

Extn′−i
R′

p′
(Mp, R

′
p′) ∼= (Extn′−i

R′ (M,R′))p
∼= (K i

M)p.

Do đó theo Định lý đối ngẫu địa phương (Định lý 1.1.7), ta có

H
i−dim R/p
pRp

(Mp) ∼= DRp
(Ext

dim R′
p′−(i−dim R/p)

R′
p′

(Mp, R
′
p′))

∼= DRp
(Extn′−i

R′
p′

(Mp, R
′
p′))

∼= DRp
((K i

M)p).
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Điều này kéo theo Psuppi
R(M) = Supp(K i

M). Suy ra

min Psuppi
R(M) = min Supp(K i

M)

= {p ∈ Supp(K i
M) | `Rp

(K i
M(M)p)

= {p ∈ Psuppi
R(M) | `Rp

(H
i−dim R/p
p (Mp)) <∞},

và theo Định lý 2.1.2, ta có

s = N-dimR(H i
m(M)) = psdi

R(M) = dimK i
M .

Vậy

e(q, H i
m(M)) =

∑
p∈Psuppi

R(M)
dim(R/p)=s

`Rp

(
H

i−dim(R/p)
pRp

(Mp)
)
e(q, R/p).

Trường hợp tổng quát. Giả sử H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗). Ta có, theo

Định lý 2.1.2

psdi
R(M) = N-dimH i

m(M) = psdi
R(M̂) = s.

LÊy p ∈ Psuppi
R(M), dimR/p = s.Khi đó dim R̂/p̂ = s, với mọi p̂ ∈ T (p).

Từ Trường hợp riêng, ta có

0 6= `R̂p̂
(H

i−dim R̂/p̂

p̂R̂p̂

(M̂p̂)) = `R̂p̂
((K i

M̂
)p̂) <∞.

Hơn nữa

H
i−dim R̂/p̂

p̂R̂p̂

(M̂p̂)
∼= H

i−dim R/p
pRp

(Mp)⊗ R̂p̂

nên ta có (ii).

Ta chứng minh (iii). Theo Định lý 2.1.2, ta có⋃
p∈Psuppi

R M

dim(R/p)=s

T (p) = {p̂ ∈ Psuppi
R̂

(M̂) : dim(R̂/p̂) = s}.

Hơn nữa, nếu p ∈ Psuppi
RM với dim(R/p) = s thì

T (p) = {p̂ ∈ Ass(R̂/pR̂) : dim(R̂/p̂) = s}.
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Mặt khác, với n đủ lớn θq
A(n) = θqR̂

A (n). Do đó

e(q,H i
m(M)) = e(qR̂,H i

m̂(M̂))

=
∑

p̂∈Psuppi
R(M̂)

dim(R̂/p̂)=s

`R̂p̂

(
H

i−dim(R̂/p̂)
p̂R̂p̂

(M̂p̂)
)
e(qR̂, R̂/p̂)

=
∑

p∈Psuppi
R(M)

dim(R/p)=s

(
`Rp

(H
i−dim R/p
pRp

(Mp))
∑

p̂∈T (p)

`R̂p̂
(R̂p̂/pR̂p̂)e(qR̂, R̂/p̂)

)

=
∑

p∈Psuppi
R(M)

dim(R/p)=s

(
`Rp

(H
i−dim R/p
pRp

(Mp))
∑

p̂∈Ass(R̂/pR̂)

dim(R̂/p̂)=s

`R̂p̂
(R̂p̂/pR̂p̂)e(qR̂, R̂/p̂)

)

=
∑

p∈Psuppi
R(M)

dim(R/p)=s

`Rp

(
H

i−dim(R/p)
pRp

(Mp)
)
e(qR̂, R̂/pR̂)

=
∑

p∈Psuppi
R(M)

dim(R/p)=s

`Rp

(
H

i−dim(R/p)
pRp

(Mp)
)
e(q, R/p).

Vậy định lý được chứng minh.

áp dụng Hệ quả 2.1.4 và Định lý 4.1.1, ta có thể thiết lập công thức bội

liên kết cho môđun đối đồng điều cấp cao nhất khi vành là catenary. Hơn

nữa áp dụng Hệ quả 2.1.3 và Định lý 4.1.1, ta thu lại được kết quả chính của

M. Brodmann và R.Y. Sharp trong [7].

Hệ quả 4.1.2. Giả sử R là vành catenary phổ dụng và có các thớ hình thức

là Cohen-Macaulay. Khi đó với mọi M và với mọi i, ta có

(i) Psuppi
R(M) là tập đóng.

(ii) e(q, H i
m(M)) =

∑
p∈Psuppi

R(M)

dim(R/p)=psdi
R(M)

`Rp

(
H

i−dim(R/p)
pRp

(Mp)
)
e(q, R/p).
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4.2 Tính chất dịch chuyển địa phương

Địa phương hóa là một công cụ hữu hiệu trong việc nghiên cứu môđun hữu

hạn sinh. Nhắc lại một tính chất quen thuộc chỉ ra mối liên hệ giữa tập các

iđêan nguyên tố liên kết của môđun hữu hạn sinh M và địa phương hoá của

nó tại một iđêan nguyên tố p

AssRp
(Mp) = {qRp | q ∈ AssRM, q ⊆ p}

với mọi p ∈ Spec(R).

Đối với các môđun Artin ta cũng muốn tìm một công thức tương tự như

vậy cho tập các iđêan nguyên tố gắn kết. Tuy nhiên một công thức như vậy

chưa được tìm ra. Năm 1975, R.Y. Sharp [48] đã xét tính chất sau cho tập các

iđêan nguyên tố gắn kết hạn chế trên các môđun đối đồng điều địa phương

với giá cực đại

AttRp
(H

i−dim R/p
pRp

(Mp)) = {qRp | q ∈ AttR(H i
m(M)), q ⊆ p},

với mọi p ∈ Spec(R), với mọi i. Trong [48], R.Y. Sharp đã chứng tỏ bao

hàm thức sau luôn đúng

AttRp
(H

i−dim R/p
pRp

(Mp)) ⊆ {qRp | q ∈ AttR(H i
m(M)), q ⊆ p},

với mọi p ∈ Spec(R), với mọi i và ông gọi đó là tính chất dịch chuyển địa

phương tổng quát yếu (xem [6, 11.3.8]. Hơn nữa, khi R là một vành thương

của vành địa phương Gorenstein, ông đã chứng tỏ dấu đẳng thức xảy ra và

gọi đó là tính chất dịch chuyển địa phương (xem [6, 11.3.2]). Mở rộng ta

nói rằng môđun H i
m(M), với mỗi i ≥ 0 cho trước, thỏa mãn tính chất dịch

chuyển địa phương nếu đẳng thức

AttRp
(H

i−dim R/p
pRp

(Mp)) = {qRp | q ∈ AttR(H i
m(M)), q ⊆ p},

này thỏa mãn với mọi p ∈ Spec(R). Tính chất dịch chuyển địa phương không

đúng trong trường hợp tổng quát. Chẳng hạn xét (R,m) là miền nguyên, địa
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phương Noether chiều 2 được xây dựng bởi M. Ferrand và D. Raynaud [53]

thỏa mãn R̂ có i®ªan nguyên tố nhúng p̂ chiều 1. Rõ ràng p̂∩R = 0. Lại có

theo Hệ quả 1.3.5, p̂ ∈ AttR̂H
1
m(R). Vì vậy theo Bổ đề 1.3.3, ta có

0 = p̂ ∩R ∈ AttRH
1
m(R).

Lấy p là iđêan nguyên tố có độ cao 1 của R, ta có 0Rp /∈ AttRp
H0

pRp
(Rp).

Vì nếu trái lại ta có

1 = ht(p) = dimRp/0Rp ≤ dimRp/AnnRp
H0

pRp
(Rp) ≤ 0,

vô lý. Vậy H1
m(R) không thỏa mãn tính chất dịch chuyển địa phương. Hơn

nữa cũng theo M. Ferrand và D. Raynaud [53], tồn tại một miền nguyên địa

phương Noether, chiều 1 mà không thể biểu diễn được như ảnh đồng cấu của

một vành địa phương Gorenstein. Khi đó H i
m(N) thỏa mãn tính chất (∗) với

mọi R-môđun hữu hạn sinh N . Vì vậy một câu hỏi tự nhiên được đặt ra là

với điều kiện nào thì H i
m(M) thỏa mãn tính chất dịch chuyển địa phương?

Để trả lời câu hỏi đó, trước hết ta đưa ra một số kết quả bổ trở về tập giả giá

và tính chất (∗) của môđun đối đồng điều địa phương.

Giả sử (R,m) là ảnh đồng cấu của một vành địa phương Gorenstein

(R′,m′), dimR = n, dimR′ = n′. Đặt K i
M = Extn′−i

R′ (M,R′), i =

0, 1, . . . , d. Đó là các R-môđun hữu hạn sinh. Hơn nữa theo Định lý đối

ngẫu địa phương (Định lý 1.1.7), ta có đẳng cấu

H
i−dim R/p
pRp

(Mp) ∼= DRp
(Ext

dim R′
p′−(i−dim R/p)

R′
p′

(Mp, R
′
p′))

∼= DRp
(Extn′−i

R′
p′

(Mp, R
′
p′))

∼= DRp
(Extn′−i

R′ (M,R′)p)

∼= DRp
((K i

M)p).

Vì vậy Psuppi
R(M) = Supp(K i

M), Psupp
i−dim R/p
Rp

(Mp) = Supp(K
i−dim R/p
Mp

).

Theo [58] K i(M)p
∼= K

i−dim R/p
Mp

. Vì K i
M là các môđun hữu hạn sinh nên

SuppK
i−dim R/p
Mp

= {qRp | q ∈ Supp(K i
M), q ⊆ p}.
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Bổ đề sau đưa ra tính chất tương tự cho tập giả giá với điều kiện vành là

catenary.

Bổ đề 4.2.1. Giả sử i ≥ 0 là một số nguyên. Nếu vành R/AnnRH
i
m(M) là

catenary thì

Psupp
i−dim R/p
Rp

(Mp) ⊇ {qRp | q ∈ Psuppi
R(M), q ⊆ p},

với mọi p ∈ Spec(R). Dẫu đẳng thức xảy ra nếu R/AnnRM là catenary.

Chứng minh. Lấy p, q ∈ Spec(R) và q ⊆ p. Nếu q ∈ Psuppi
R(M) theo

chứng minh (i)⇒ (ii) của Định lý 2.1.2, ta có q ∈ V(AnnRH
i
m(M)). Vì vậy

p ⊇ q ⊇ AnnRH
i
m(M).

Vì R/AnnRH
i
m(M) là catenary nên

(i− dimR/p)− dimRp/qRp = (i− dimR/p)− ht p/q

= (i− dimR/p)− (dimR/q− dimR/p)

= i− dimR/q.

Ta cã q ∈ Psuppi
R(M) suy ra H i−dim R/q

qRq
(Mq) 6= 0, suy ra

H
(i−dim R/p)−dim Rp/qRp

qRq
(Mq) 6= 0

và suy ra qRp ∈ Psupp
i−dim R/p
Rp

(Mp). Vì vậy

Psupp
i−dim R/p
Rp

(Mp) ⊇ {qRp | q ∈ Psuppi
R(M), q ⊆ p},

NÕu qRp ∈ Psupp
i−dim R/p
Rp

(Mp) th× H(i−dim R/p)−ht p/q
qRq

(Mq) 6= 0 vì

(Mp)qRp
∼= Mq. Điều này kéo theo q ∈ Psupp

i+dim R/q−dim R/p−ht p/q
R (M).

Do đó, chứng minh như (i)⇒ (ii) của Định lý 2.1.2, ta có

p ⊇ q ⊇ AnnRH
i+dim R/q−dim R/p−ht p/q
m (M) ⊇ AnnRM.
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Vì R/AnnRM là catenary nên

(i− dimR/p)− dimRp/qRp = (i− dimR/p)− ht p/q

= (i− dimR/p)− (dimR/q− dimR/p)

= i− dimR/q.

Ta cã qRp ∈ Psupp
i−dim R/p
Rp

(Mp) suy ra H
(i−dim R/p)−dim Rp/qRp

qRq
(Mq) 6=

0, suy ra H
i−dim R/q
qRq

(Mq) 6= 0 và suy ra q ∈ Psuppi
R(M). Điều này

chứng tỏ Psupp
i−dim R/p
Rp

(Mp) ⊆ {qRp | q ∈ Psuppi
R(M), q ⊆ p}, với mọi

p ∈ Spec(R) và với mọi i. Nếu vành R/AnnRM là catenary thì vành

R/AnnRH
i
m(M) cũng là catenary. Vì vậy dấu đẳng thức xảy ra.

Chú ý rằng giả thiết về tính catenary của vành R/AnnRM trong Bổ đề

4.2.1 không thể bỏ đi được. Ví dụ, xét (R,m) là miền nguyên địa phương

Noether, chiều 3, không catenary (xem [3]). Khi đó theo Định lý 1.2.3, tồn

tại p ∈ Spec(R) thỏa mãn dimR/p+ ht p = 2. Vì vậy dimR/p = ht p = 1.

Lấy q = 0. Ta có thể chứng tỏ rằng qRp ∈ Psupp
2−dim R/p
Rp

(Rp) nhưng

q /∈ Psupp2
R(R).

Mệnh đề sau chỉ ra mối liên hệ giữa tính chất (∗) cho môđun đối đồng

điều địa phương củaM và môđun đối đồng điều địa phương của địa phương

hóa của nó, mối liên hệ giữa giả giá của M và của M̂ .

Mệnh đề 4.2.2. Cho i ≥ 0 là một số nguyên. Giả sử R/AnnRH
i
m(M) là

catenary. Khi đó các điều kiện sau là tương đương:

(i) H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗);

(ii) H i−dim R/p
pRp

(Mp) thỏa mãn tính chất (∗), với mọi p ∈ Supp(M);

(iii) Psuppi
R(M) = {p̂ ∩R | p̂ ∈ Psuppi

R̂
(M̂)}.

Chứng minh. (i) ⇒ (ii). Lấy p ∈ Supp(M). Theo Định lý 2.1.2, ta chỉ cần
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chứng minh

Psupp
i−dim R/p
Rp

(Mp) = V(AnnRp
H

i−dim R/p
pRp

(Mp)).

Theo chứng minh (i)⇒ (ii) của Định lý 2.1.2, ta có

Psupp
i−dim R/p
Rp

(Mp) ⊆ V(AnnRp
H

i−dim R/p
pRp

(Mp)).

Ngược lại, lấy qRp ∈ V(AnnRp
H

i−dim R/p
pRp

(Mp)). Khi đó theo Mệnh đề 1.3.1,

tồn tại q′Rp ∈ AttRp
(H

i−dim R/p
pRp

(Mp)) thỏa mãn qRp ⊇ q′Rp. Vì vậy

q ⊇ q′ ∈ AttRH
i
m(M)

theo Định lý 1.3.4. VÌH i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) nên theo Định lý 2.1.2,

ta có

q ∈ V(AnnRH
i
m(M)) = Psuppi

R(M).

Vì vậy qRp ∈ Psupp
i−dim R/p
Rp

(Mp) theo Bổ đề 4.2.1.

(ii)⇒ (i) là hiển nhiên.

(i) ⇒ (iii). Giả sử p ∈ Psuppi
R(M). Khi đó H i−dim R/p

pRp
(Mp) 6= 0. Lấy

p̂ ∈ Ass R̂/pR̂, thỏa mãn dim R̂/p̂ = dimR/p. Ta có p̂ ∩ R = p và đồng

cấu tự nhiên Rp −→ R̂p̂ là hoàn toàn phẳng. Do đó theo Định lý 1.1.4,

H
i−dim R̂/p̂

p̂R̂p̂

(M̂p̂)
∼= H

i−dim R/p
pRp

(Mp)⊗ R̂p̂ 6= 0.

Điều này kéo theo p̂ ∈ Psuppi
R̂

(M̂). Vì vậy Psuppi
R(M) ⊆ {p̂ ∩ R | p̂ ∈

Psuppi
R̂

(M̂)}.

Ngược lại, lấy p̂ ∈ Psuppi
R̂

(M̂). V× Psuppi
R̂

(M̂) = V(AnnR̂(H i
m(M))),

nên theo Bổ đề 1.3.1, tồn tại q̂ ∈ min AttR̂H
i
m(M) thỏa mãn p̂ ⊇ q̂. Do đó

p̂ ∩R ⊇ q̂ ∩R ∈ AttRH
i
m(M),

theo Bổ đề 1.3.3. Vì vậy theo Mệnh đề 1.3.1 (ii) và Định lý 2.1.2, ta có

p̂ ∩R ∈ V(AnnRH
i
m(M)) = Psuppi

R(M).
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(iii) ⇒ (i). Theo Định lý 2.1.2 và chứng minh (i) ⇒ (ii) của định lý này,

ta chỉ cần chứng minh

V(AnnRH
i
m(M)) ⊆ Psuppi

R(M).

Lấy p ∈ V(AnnRH
i
m(M)). Khi đó theo (ii) của Mệnh đề 1.3.1, tồn tại

q ∈ min AttRH
i
m(M), p ⊇ q.

Theo Bổ đề 1.3.3, tồn tại q̂ ∈ AttR̂H
i
m(M) thỏa mãn q̂ ∩ R = q. Vì

Psuppi
R̂

(M̂) = V(AnnR̂(H i
m(M))) nªn q̂ ∈ Psuppi

R̂
(M̂). Vì vậy theo giả

thiÕt, ta cã q ∈ Psuppi
R(M), tức là H i−dim R/q

qRq
(Mq) 6= 0. V× Rq-m«®un

H
i−dim R/q
qRq

(Mq) là môđun Artin khác không nên nó phải có một iđêan nguyên

tố gắn kết (xem Mệnh đề 1.3.1). Chú ý rằng Rq
∼= (Rp)qRp

. Do đó áp dụng

Định lý 1.3.4 trên vành địa phương Rp ta có

H
i−dim R/q+ht(p/q)
pRq

(Mp) 6= 0.

Vì R/AnnRH
i
m(M) là catenary nên dimR/q− ht p/q = dimR/p. Do đó

0 6= H
i−dim R/q+ht(p/q)
pRq

(Mp) = H
i−(dim R/p+ht(p/q))+ht(p/q)
pRp

(Mp)

= H
i−dim R/p
pRp

(Mp).

Vậy p ∈ Psuppi
R(M).

Kết quả chính đầu tiên của tiết đưa ra điều kiện cần và đủ để môđun

đối đồng điều địa phương cấp cao nhất thỏa mãn tính chất dịch chuyển địa

phương.

Định lý 4.2.3. Các điều kiện sau là tương đương:

(i) Hd
m(M) thỏa mãn tính chất dịch chuyển địa phương;

(ii) Vành R/AnnRH
d
m(M) là catenary;

(iii) Hd
m(M) thỏa mãn tính chất (∗);
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(iv) Hd−dim R/p
pRp

(Mp) thỏa mãn tính chất dịch chuyển địa phương với mọi

p ∈ Supp(M);

(v) Hd−dim R/p
pRp

(Mp) thỏa mãn tính chất (∗) với mọi p ∈ Supp(M).

Chứng minh. (i) ⇒ (iii). Theo Định lý 2.1.2 và chứng minh (i) ⇒ (ii) của

định lý này, ta chỉ cần chứng minh V(AnnR(Hd
m(M)) ⊆ Psuppd

RM. Lấy

p ∈ V(AnnR(Hd
m(M)). Vì vậy

p ⊇ q ∈ min AnnRH
d
m(M).

Do đó q ∈ AttRH
d
m(M) theo Mệnh đề 1.3.1 (ii). Khi đó theo giả thiết, ta có

qRp ∈ AttRp
H

d−dim R/p
pRp

(Mp).

Điều này kéo theo Hd−dim R/p
pRp

(Mp) 6= 0. Do đó p ∈ Psuppd
R(M).

(iii)⇔ (ii) theo Định lý 1.4.4.

(ii)⇒ (i). Lấy p ∈ Spec(R). Ta cần chứng minh

AttRp
(H

d−dim R/p
pRp

(Mp)) = {qRp | q ∈ AttR(Hd
m(M)), q ⊆ p}.

Theo Định lý 1.3.4, ta chỉ cần chứng minh

AttRp
(H

d−dim R/p
pRp

(Mp)) ⊇ {qRp | q ∈ AttR(Hd
m(M)), q ⊆ p}.

Lấy q ⊆ p và q ∈ AttR(Hd
m(M)). Theo Định lý 1.3.6, q ∈ AssR(M) và

dimR/q = d. Điều này kéo theo qRp ∈ AssRp
(Mp). Vì R/AnnR(Hd

m(M))

là catenary nên

dimRp/qRp = ht p/q = dimR/q− dimR/p = dư dimR/p.

Từ đó suy ra theo Hệ quả 1.3.5, qRp ∈ AttRp
(H

d−dim R/p
pRp

(Mp)).

(iii)⇔ (v) theo Mệnh đề 4.2.2.

(iv)⇔ (v) tương tự (i)⇔ (iii).
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Hiện tại chúng tôi chưa tìm được điều kiện cần và đủ để các môđun đối

đồng điều địa phương cấp nhỏ hơn d thỏa mãn tính chất dịch chuyển địa

phương. Vì vậy kết quả sau đây có thể đưa ra một cách tiếp cận mới.

Định lý 4.2.4. Cho i ≥ 0 là một số nguyên. Giả sử R/AnnRM là catenary.

Khi đó các điều kiện sau là tương đương.

(i) min AttRp
(H

i−dim R/p
pRp

(Mp)) = {qRp | q ∈ min AttR(H i
m(M)), q ⊆

p}, víi p ∈ Spec(R).

(ii) H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗);

(iii) H i−dim R/p
pRp

(Mp) thỏa mãn tính chất (∗) với mọi p ∈ Supp(M).

Chứng minh. (i) ⇒ (ii) tương tự như chứng minh (i) ⇒ (iii) của Đinh lý

4.2.3.

(ii) ⇒ (i). Lấy qRp ∈ min AttRp
(H

i−dim R/p
pRp

(Mp)). Vì H i
m(M) thỏa mãn

tính chất (∗) nên H i−dim R/p
pRp

(Mp) cũng thỏa mãn tính chất (∗) theo Mệnh đề

4.2.2. Do đó theo Định lý 2.1.2,

Psupp
i−dim R/p
Rp

(Mp) = V(AnnRp
H

i−dim R/p
pRp

(Mp)).

Vì vậy qRp ∈ min Psupp
i−dim R/p
Rp

(Mp) theo Mệnh đề 1.3.1. Mặt khác theo

Định lý 1.3.4, ta có q ∈ AttR(H i
m(M)). Lấy q1 ∈ min AttRH

i
m(M) thỏa

mãn q ⊇ q1. Vì H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) nên theo Định lý 2.1.2,

Psuppi
R(M) = V(AnnRH

i
m(M)).

Do đó q1 ∈ Psuppi
R(M). Theo Bổ đề 4.2.1, ta có q1Rp ∈ Psupp

i−dim R/p
Rp

(Mp).

Vì qRp ⊇ q1Rp và tính chất tổi tiểu của qRp, ta có q = q1. Vì vậy

min AttRp
(H

i−dim R/p
pRp

(Mp)) ⊆ {qRp | q ∈ min AttR(H i
m(M)), q ⊆ p}.

Ngược lại, lấy q ⊆ p thỏa mãn q ∈ min AttR(H i
m(M)). Khi đó theo Mệnh

đề 1.3.1, q ∈ min V(AnnRH
i
m(M)). Do đó q ∈ min Psuppi

R(M) theo Định
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lý 2.1.2. Theo Bổ đề 4.2.1, ta có qRp ∈ Psupp
i−dim R/p
Rp

(Mp). Giả sử

qRp ⊇ q1Rp ∈ min Psupp
i−dim R/p
Rp

(Mp).

Do vậy q ⊇ q1 và q1 ∈ Psuppi
R(M) theo Bổ đề 4.2.1. Tính tối tiểu của q

kéo theo q = q1. Do đó

qRp = q1Rp ∈ min Psupp
i−dim R/p
Rp

(Mp).

Theo Mệnh đề 4.2.2, H i−dim R/p
pRp

(Mp) thỏa mãn tính chất (∗). Vì vậy theo

Định lý 2.1.2 và Mệnh đề 1.3.1,

qRp ∈ min Psupp
i−dim R/p
Rp

(Mp) = min AttRp
(H

i−dim R/p
pRp

(Mp)).

(ii)⇔ (ii) theo Mệnh đề 4.2.2.

Hệ quả sau chỉ ra mối liên hệ giữa cấu trúc của vành và tính chất dịch

chuyển địa phương của các môđun đối đồng điều địa phương với giá cực đại,

tính chất (∗) cho các môđun đối đồng điều địa phương với giá cực đại của

một môđun hữu hạn sinh và tính chất (∗) cho các môđun đối đồng điều địa

phương với giá cực đại của địa phương hoá môđun đó.

Hệ quả 4.2.5. Các mệnh đề sau là đúng:

(i) Nếu H i
m(M) thỏa mãn tính chất dịch chuyển địa phương với mọi i thì

vành R/AnnRM là catenary phổ dụng và R/p là không trộn lẫn với mọi

p ∈ AssR(M).

(ii) Giả sử (R,m) là catenary phổ dụng và có các thớ hình thức là Cohen-

Macaulay. Khi đó

min AttRp
(H

i−dim R/p
pRp

(Mp)) = {qRp | q ∈ min AttR(H i
m(M)), q ⊆ p}

với mọi i và với mọi p ∈ Spec(R). Hơn nữa, nếu AttRH
i
m(M) =

min AttRH
i
m(M) với mọi i thì H i

m(M) thỏa mãn tính chất dịch chuyển địa

phương với mọi i.



68

(iii) H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) với mọi i nếu và chỉ nếu H i

pRp
(M)

thỏa mãn tính chất (∗) với mọi i và với mọi p ∈ Supp(M).

Chứng minh. (i) Vì H i
m(M) thỏa mãn tính chất dịch chuyển địa phương với

mọi i, nên theo (i)⇒ (ii) của Định lý 4.2.4, H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗)

với mọi i. Vì vậy theo Định lý 2.2.1, R/AnnRM là catenary phổ dụng và

R/p là không trộn lẫn với mọi p ∈ AssR(M).

(ii) Vì (R,m) là catenary phổ dụng và có các thớ hình thức là Cohen-

Macaulay nên theo Hệ quả 2.1.3, H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) với mọi i.

Do vậy khẳng định đầu tiên của (ii) được suy ra theo (ii)⇒ (i) của Định lý

4.2.4. Với mệnh đề thứ hai của (ii), ta chỉ cần chứng minh

AttRp
(H

i−dim R/p
pRp

(Mp)) = min AttRp
(H

i−dim R/p
pRp

(Mp)).

Lấy qRp ∈ AttRp
(H

i−dim R/p
pRp

(Mp)). Khi đó

qRp ⊇ q′Rp ∈ min AttRp
(H

i−dim R/p
pRp

(Mp)).

Suy ra q ⊇ q′ ∈ AttRH
i
m(M) theo Định lý 1.3.4. Từ giả thiết, ta suy ra

q = q′. Vì vậy qRp ∈ min AttRp
(H

i−dim R/p
pRp

(Mp)).

(iii) Vì H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) với mọi i nên theo Định lý 2.2.1

vành R/AnnRM là catenary. Vì vậy theo Mệnh đề 4.2.2, ta có H i
pRp

(M)

thỏa mãn tính chất (∗) với mọi i và với mọi p ∈ Supp(M). Điều ngược lại

là hiển nhiên.

4.3 Tập iđêan nguyên tố gắn kết, tập giá và tập giả giá

Giả sử X là một tập con trong Spec(R), ta ký hiệu minX là tập các iđêan

tối tiểu của X , X là bao đóng của X theo tôpô Zariski và
◦
X là X \ {m}.

Khi R là ảnh đồng cấu của một vành địa phương Gorenstein, M. Brodmann

và R. Y. Sharp (xem [6, Định lý 11.3.12]) đã đưa ra mối liên hệ giữa tập các
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iđêan nguyên tố gắn kết và tập giá như sau

min{p ∈
◦

Supp(M) : depthMp + dimR/p = i}

= (min
◦

AttR(H i
m(M))) \

i−1⋃
j=0

AttR(Hj
m(M)).

Nếu H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) thì theo Định lý 2.1.2 Psuppi

R(M) =

V(AnnRH
i
m(M)).V× vậy Psuppi

R(M) = AttR(H i
m(M)). Định lý sau chứng

minh lại kết quả trên của M. Brodmann và R. Y. Sharp với giả thiết yếu hơn,

đồng thời chỉ ra mối liên hệ giữa tập các iđêan nguyên tố gắn kết, các tập

giả giá và tập giá của M .

Định lý 4.3.1. Giả sử i ≥ 0 là một số nguyên. Khi đó các mệnh đề sau là

đúng.

(i) {p ∈ Supp(M) | depthMp + dimR/p = i}
= Psuppi

R(M) \
⋃i−1

j=0 Psuppj
R(M).

(ii) NÕu H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) thì

{p ∈ AttR(H i
m(M)) | depthMp + dimR/p = i}

= AttR(H i
m(M)) \

i−1⋃
j=0

Psuppj
R(M).

(iii) NÕu Hj
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) với mọi j 6 i thì

min{p ∈ Supp(M)| depthMp + dimR/p = i }

= (min AttR(H i
m(M))) \

i−1⋃
j=0

V(AnnRH
j
m(M)).

Chứng minh. (i) Lấy p ∈ Psuppi
R(M) \

⋃i−1
j=0 Psuppj

R(M). Vì p ∈
Psuppi

R(M) nªnH i−dim(R/p)
pRp

(Mp) 6= 0. Do đó p ∈ Supp(M) và depthMp ≤
i− dim(R/p). Giả sử rằng

depthMp + dimR/p = j < i.
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Vì depthMp = j − dimR/p nên Hj−dim(R/p)
pRp

(Mp) 6= 0. Từ đó kéo theo

p ∈ Psuppj
R(M). Điều này trái với giả thiết. Vì vậy

Psuppi
R(M)\

i−1⋃
j=0

Psuppj
R(M) ⊆ {p ∈ Supp(M) | depthMp+dimR/p = i}.

Ngược lại, lấy p ∈ Supp(M) thỏa mãn depthMp + dimR/p = i. Do đó

H
i−dim(R/p)
pRp

(Mp) 6= 0. Từ đó ta có p ∈ Psuppi
R(M). Giả sử tồn tại j thỏa

mãn 0 ≤ j < i và p ∈ Psuppj
R(M) thì Hj−dim(R/p)

pRp
(Mp) 6= 0. Điều này kéo

theo

depthMp + dimR/p ≤ j < i.

Đó là điều vô lý. Vì vậy

{p ∈ Supp(M) | depthMp+dimR/p = i} ⊆ Psuppi
R(M)\

i−1⋃
j=0

Psuppj
R(M).

(ii) V×H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) nên Psuppi

R(M) = V(AnnRH
i
m(M))

theo Định lý 2.1.2. Vì vậy chứng minh của (ii) là tương tự như chứng minh

của (i).

(iii) Vì Hj
m(M) thỏa mãn tính chất (∗), với mọi j ≤ i nên theo Định lý

2.1.2, Psuppj
R(M) = V(AnnRH

j
m(M)) với mọi j ≤ i. Giả sử

p ∈ (min AttR(H i
m(M))) \

i−1⋃
j=0

V(AnnRH
i
m(M)).

Vì thế theo (i), ta có

p ∈ Psuppi
R(M)\

i−1⋃
j=0

Psuppj
R(M) = {p ∈ Supp(M) | depthMp+dimR/p = i}.

Giả sử rằng p ⊇ q, q ∈ min{p ∈ Supp(M) | depthMp + dimR/p = i}. Lại
theo (i), ta cã q ∈ Psuppi

R(M). Mặt khác,

p ∈ min AttR(H i
m(M)) = min Psuppi

R(M).
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Vì vậy

p = q ∈ min{p ∈ Supp(M) | depthMp + dimR/p = i}.

Ngược lại, lấy p ∈ min{p ∈ Supp(M) | depthMp + dimR/p = i}. Do
đó

p ∈ Psuppi
R(M) \

i−1⋃
j=0

Psuppj
R(M) = Psuppi

R(M) \
i−1⋃
j=0

V(AnnRH
j
m(M))

theo (i) và theo giả thuyết. Khi đó tồn tại q ∈ min Psuppi
R(M) thỏa mãn

p ⊇ q. Hiển nhiên ta có

q /∈
i−1⋃
j=0

V(AnnRH
j
m(M)) =

i−1⋃
j=0

Psuppj
R(M).

Lại vìH i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) nên theo Định lý 2.1.2 và (ii) của Mệnh

đề 1.3.1, ta có

q ∈ min Psuppi
R(M) = min AttRH

i
m(M).

Do vậy theo (ii) q ∈ {p ∈ AttR(H i
m(M)) | depthMp + dimR/p = i}. Do

đó q là phần tử của tập {p ∈ Supp(M) | depthMp + dimR/p = i}. Từ tính

tối tiểu của p, ta có p = q.

Chú ý rằng giả thiết H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) trong mệnh đề (ii) và

Hj
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) với mọi j ≤ i trong (iii) của Định lý 4.3.1

không thể bỏ đi được. Ví dụ, xét (R,m) là miền nguyên, địa phương, chiều

2 được xây dựng bởi M. Ferrand và D. Raynaud [53] thỏa mãn R̂ có một

i®ªan nguyên tố nhúng p̂ chiều 1. Ta có H1
m(R) không thỏa mãn tính chất (∗)

(xem [12, Ví dụ 4.1]). Dễ tính được Psupp0
R(R) = V(AnnRH

0
m(R)) = ∅.

Vì vậy 0 thộc vế trái của các công thức trong (ii), (iii) nhưng nó không thuộc

vế phải của các công thức đó.

Công thức (iii) trong Định lý 4.3.1 có mối liên hệ với Định lý triệt của

Faltings. Giả sử b ⊆ a là các iđêan của R. Theo thuật ngữ của M. Brodmann



72

và R. Y. Sharp [6, Chương 9], b -chiều hữu hạn fb
a (M) củaM tương ứng với

a được định nghĩa bởi

fb
a (M) := inf{i ∈ N : b *

√
(AnnRH i

a(M))}

và b-tối tiểu a-độ sâu điều chỉnh của M được định nghĩa bởi

λb
a(M) = inf{depthMp + ht(a + p)/p : p ∈ Spec(R) \ V(b)}.

Nếu R là catenary phổ dụng và tất cả các thớ hình thức là Cohen-Macaulay

thì Định lý triệt đúng trên R, nghĩa là fb
a (M) = λb

a(M) (xem [6, Bài tập

9.6.6]). Vận dụng Định lý 4.3.1, ta chứng minh lại được kết quả trên một

cho trường hợp riêng a = m với một giả thiết khác là các môđun đối đồng

®iÒuH i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗). Chú ý rằng trong Chương 2 chúng tôi đã

chỉ ra luôn tồn tại một vành R catenary nhưng không thỏa mãn đồng thời các

điều kiện R catenary phổ dụng và R có các thớ hình thức là Cohen-Macaulay

và trên đó tồn tại R-môđun hữu hạn sinh M mà các môđun đối đồng điều

với giá cực đại thỏa mãn tính chất (∗).

Hệ quả 4.3.2. Giả sử H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) với mọi i. Giả sử b là

một iđêan của R. Khi đó fb
m(M) = λb

m(M).

Chứng minh. Gọi i và j là các số nguyên. Theo [6, Mệnh đề 7.2.11], ta có√
AnnRH i

m(M) =
⋂

p∈min AttR Hi
m(M)

p.

Vì vậy b 6⊆
√

AnnRH i
m(M) nếu và chỉ nếu min AttRH

i
m(M) \ V(b) 6= ∅.

Mặt khác b ⊆
√

AnnRH
j
m(M) kéo theo V(b) ⊇ V(

√
AnnRH

j
m(M)). Vì

Hj
m(M) thỏa mãn tính chất (∗) nên theo Định lý 2.1.2

V(b) ⊇ V(

√
AnnRH

j
m(M)) = V(AnnRH

i
m(M)) = Psuppj

R(M).
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Từ những khẳng định trên và Định lý 4.3.1, ta có

fb
m(M) = inf{i ∈ N : b *

√
(AnnRH i

m(M))}

= inf{i ∈ N : b *
√

(AnnRH i
m(M)) and b ⊆

√
(AnnRH

j
m(M)),∀j < i}

= inf{i ∈ N : min AttRH
i
m(M) \ [

i−1⋃
j=0

Psuppj
R(M) ∪ V(b)] 6= ∅}

= inf{i ∈ N : [min AttRH
i
m(M) \

i−1⋃
j=0

Psuppj
R(M)] \ V(b) 6= ∅}

= inf{i ∈ N : i = depthMp + dimR/p, p ∈ Supp(M) \ V(b)}

= inf{depthMp + dimR/p, p ∈ Spec(R) \ V(b)}

= λb
m(M).

Vậy fb
m(M) = λb

m(M).

Kết luận Chương 4

Trong chương này chúng tôi đã thu được những kết quả sau.

- Đưa ra công thức bội liên kết cho môđun đối đồng điều H i
m(M) với i là số

nguyên không âm cho trước dưới giả thiết H i
m(M) thỏa mãn tính chất (∗),

trong đó q là iđêan m nguyên sơ.

- Đưa ra điều kiện cần và đủ cho tính chất dịch chuyển địa phương của môđun

đối đồng điều địa phương cấp cao nhất Hd
m(M) thông qua tính catenary của

vành R/AnnRH
d
m(M).

- Đưa ra điều kiện cần và đủ để

min AttRp
(H

i−dim R/p
pRp

(Mp)) = {qRp | q ∈ min AttR(H i
m(M)), q ⊆ p},

với p ∈ Spec(R) và i là một số nguyên không âm cho trước với điều kiện

vành R/AnnRM là catenary.

- Đưa ra một liên hệ giữa tập các iđêan nguyên tố gắn kết của các môđun

đối đồng điều địa phương với tập giá và các tập giả giá của M .
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Kết luận của luận án

1. Đặc trưng tính chất gọi là tính chất (∗) cho môđun đối đồng điều địa

phương H i
m(M) thông qua tập giả giá Psuppi(M).

2. Chỉ ra các quan hệ giữa tính chất (∗) củaH i
m(M) và tính catenary phổ dụng

của vành R/AnnRM , tính không trộn lẫn của vành R/p với p ∈ Ass(M).

3. Đặc trưng tính chất (∗) của môđun đối đồng điều địa phương H i
m(M) tựa

không trộn lẫn thông qua tính catenary của vành cơ sở và chiều Noether

của H i
m(M) .

4. ứng dụng của tính chất (∗) để đưa ra công thức bội liên kết cho H i
m(M)

và chỉ ra các mối quan hệ giữa các tập iđêan nguyên tố gắn kết, giả giá và

giá qua địa phương hóa.

5. Một số bài toán phát triển trực tiếp của luận án: Nghiên cứu cấu trúc của

lớp vành địa phương Noether (R,m) mà các môđun đối đồng điều địa

phương H i
m(R) thỏa mãn tính chất (∗) với mọi i; Đặc trưng lớp vành địa

phương Noether (R,m) mà Suppi
R(M) là đóng với mọi R-môđun hữu hạn

sinh M và với mọi i.
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